
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 1
	Phần I:

LẬP   TRÌNH   ĐƠN  GIẢN

Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH


 I. MỤC TIÊU 
Học sinh phải đạt được:

1. Kiến thức:       


- Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh


- Biết chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp một cách tự động..

2. Kó naêng: 

- Biết đưa ra quy trình các câu lệnh để thực hiện một công việc nào đó.

- Biết vai trò của chương trình dịch.

3. Thái độ: 

Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.


II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Đồ dùng: Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

2. Chuẩn bị của Học sinh:


-Sách giáo khoa
III. HOẠT ĐÔNG DẠY VÀ HỌC 

1.Ổn định tình hình lớp: (kiểm tra sĩ số) (1’)

2. Kiểm tra bài cũ:
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Để mở một trang tính mới ta thực hiện như thế nào?
	Có 3 cách để mở trang tính mới:

· Vào File/New.

· Kích vào biểu tượng New trên thanh công cụ.

· Nhấn Ctrl+N.

	10đ


* Nhận xét của giáo viên.

3. Giảng bài mới:
        a. Giới thiệu bài:(1’)

-Các nút lệnh các em đã học và được biết đến ở quyển 1và Quyển 2. Vậy hôm nay, chúng ta sẽ biết thêm các lệnh để điều khiển được sự hoạt động của máy tính.
        b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	15'
	HĐ1: Tìm hiểu cách để con người ra lệnh cho máy tính
	1.Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào?
-Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện thông qua lệnh.



	
	- Máy tính là công cụ giúp con người làm những công việc gì?

- Máy tính có tự làm theo mong muốn của con người không? Vì sao?

- Vậy làm sao để máy tính thực hiện một công việc theo mong muốn của con người?

- Nêu một số thao tác để con người ra lệnh cho máy tính thực hiện?

Khi thực hiện những thao tác này => ta đã ra lệnh cho máy tính thực hiện.

- Để điều khiển máy tính con người phải làm gì?

- Con người chế tạo ra thiết bị nào để giúp con người nhặt rác, lau cửa kính trên các toà nhà cao tầng?
	- Máy tính là công cụ giúp con người xử lý thông tin một cách hiệu quả.

- Máy tính không tự làm theo con người. Vì máy tính chỉ là một thiết bị điện tử vô tri vô giác.

- Con người phải đưa ra những chỉ dẫn thích hợp cho máy tính.

- Như khởi động máy, thoát khỏi phần mềm, sao chép, di chuyển, thực hiện các bước để tắt máy tính…

- Con người điều khiển máy tính thông qua các lệnh.

- Con người chế tạo ra Rô-bốt
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	HĐ2: Tìm hiểu ví dụ về Rô-bốt nhặt rác.
	2.Ví dụ Rô-bốt nhặt rác:

- Các lệnh để Rô-bốt hoàn thành tốt công việc:

- Tiến 2 bước.

- Quay trái, tiến 1 bước.

- Nhặt rác.

- Quay phải, tiến 3 bước.

- Quay trái, tiến 2 bước.

- Bỏ rác vào thùng

	
	- Giả sử ta có một Rô-bốt có thể thực hiện các thao tác như: tiến một bước, quay phải, quay trái, nhặt rác và bỏ rác vào thùng.

- Quan sát hình 1 ở sách giáo khoa

- Ta cần ra lệnh như thế nào để chỉ dẫn Rô-bốt di chuyển từ vị trí hiện thời => nhặt rác => bỏ rác vào thùng.

- Có mấy cách để điều khiển rô-bốt nhặt rác?

Để máy tính (rô- bốt) thực hiện theo yêu cầu con người, thì con người phải ra lệnh và viết chương trình máy tính.
	
- Học sinh quan sát hình 1 ở sách giáo khoa theo yêu cầu của giáo viên.

- Để Rô-bốt thực hiện việc nhặt rác và bỏ rác vào thùng ta ra lệnh như sau:

+ Tiến 2 bước.

+ Quay trái, tiến 1 bước.

+ Nhặt rác.

+ Quay phải, tiến 3 bước.

+ Quay trái, tiến 2 bước.

+ Bỏ rác vào thùng.

- Có hai cách: Chỉ dẫn rô- bốt tự động thực hiện các thao tác trên; Ra từng lệnh và rô-bốt thực hiện theo từng thao tác.
	

	13'
	HĐ3:Cuûng coá 
	- Con người phải ra lệnh và viết chương trình máy tính.
- Trả lời:

a

2

b

4

c

5

d

1

e

3



	
	- Con người làm gì để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc?

- Câu 1.2:(SBT) Hãy ghép mỗi mục ở bảng bên dưới sao cho đúng

Hoạt động cần thực hiện

Các bước chỉ dẫn cho máy tính

a) Mở phần mềm vừa chơi và luyện gõ phím nhanh

1) Nháy đúp chuột vào biểu tượng My computer trên màn hình nền; Nháy đúp chuột vào ổ đĩa D; Chọn lệnh từ bảng chọn tắt; Gõ tên thư mục cần tạo

b) in bảng tính Excel đang được mở

2) Nháy đúp của biểu tượng phần nềm Mario trên màn hình nền.

c) Sao chép một đoạn văn bản sang một vị trí khác trong Word.

3) Nháy đúp của biểu tượng thời gian ở góc phải trên thnah công việc Taskbar.

d) Tạo một thư mục mới trong ổ đĩa D của máy tính.

4) Chọn lệnh Print trên thanh bảng chọn File

e) Xem này hiện tại cảu máy tính

5) chọn đoạn văn bảng cần sao chép; Chọn lệnh Copy; Đặt con trỏ tới vị trí đích; Chọn lệnh Paste.


	


4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo  (1') 

- Làm bài tập 1/8 SGK

- Làm bài tập 1,3 trang 6,8 SBT

IV: RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 2
	Phần I:

LẬP   TRÌNH   ĐƠN  GIẢN

Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH


I. MỤC TIÊU:
Học sinh phải đạt được:

1. Kiến thức:       



- Biết được viết chương trình là viết các lệnh chỉ dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán.



- Biết ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết chương trình.



- Biết vai trò của chương trình dịch.

2. Kó naêng: 

- Rèn luyện kĩ năng viết chương trình đơn giản.

3. Thái độ: 


- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc.

II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của Giáo viên:

Đồ dùng: Sách giáo khoa, máy tính điện tử.
2. Chuẩn bị của Học sinh:

- Làm bài tập 1/8 SGK

- Làm bài tập 1,3 trang 6,8 SBT

- Xem bài 1 phần 3,4 SGK
II. HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC 

1.Ổn định tình hình lớp (1’)(Kiểm tra sĩ số)

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	- Máy tính là công cụ giúp con người làm những công việc gì?


	- Máy tính là công cụ giúp con người xử lý thông tin một cách hiệu quả.
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	- Nêu một số thao tác để con người ra lệnh cho máy tính thực hiện?

	- Như khởi động máy, thoát khỏi phần mềm, sao chép, di chuyển, thực hiện các bước để tắt máy tính…
	

	- Để điều khiển máy tính con người phải làm gì?


	- Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện thông qua lệnh.
	

	- Có mấy cách để điều khiển rô-bốt nhặt rác?
	- Có hai cách: Chỉ dẫn rô- bốt tự động thực hiện các thao tác trên; Ra từng lệnh và rô-bốt thực hiện theo từng thao tác.

	


* Nhận xét của giáo viên.

      3. Giảng bài mới:

        a. Giới thiệu bài (1’): 



Ở tiết trước chúng ta học và đã biết về thực hiện các lệnh để điều khiển máy tính cũng như rô- bốt làm việc. Vậy làm thế nào để tạo ra các câu lệnh đó và viết chương trình là gì, tiết học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi đó cho các em.
        b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 
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	HĐ1: Tìm hiểu viết chương trình và ra lệnh cho máy tính làm việc.
	3. Viết chương trình, ra lệnh cho máy tính làm việc.

-Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể.


	
	- Để điều khiển Rô-bốt ta phải làm gì?

Để điều khiển máy tính làm việc chúng ta cũng viết chương trình máy tính.

- Vậy chương tình máy tính là gì?

-Tại sao cần phải viết chương trình?

- Nhiều lệnh đơn giản, ta tập hợp lại trong một chương trình để điều khiển máy tính đơn giản và hiệu quả hơn.
	- Để điều khiển Rô-bốt ta phải viết các lệnh.

- Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

- Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính một cách đơn giản và hiệu quả hơn.


	

	15'
	HĐ 2: Chương trình và ngôn ngữ lập trình.
	4. Chương trình và ngôn ngữ lập trình.

- Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính gọi là ngôn ngữ lập trình.
* Viết chương trình theo ngôn ngữ lập trình.

* Dịch chương trình sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu được.

	
	- Để máy tính có thể xử lí thông tin đưa vào máy thì phải đuợc chuyển đổi như thế nào? 

- Dãy các bít này được gọi là gì?

Ví dụ: khi ta nói chuyện với người nước ngoài (Anh), thì ta phải nói tiếng nước ngoài (Anh), hay phải cần người phiên dịch. Mày tính cũng vậy cần phải có ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch.

- Để có một chương trình mà máy tính có thể thực hiện được ta cần thực hiện qua mấy bước?
	- Được chuyển đổi dưới dạng một dãy bit (dãy số gồm 0 và 1)

-Ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch.

* Viết chương trình theo ngôn ngữ lập trình.

* Dịch chương trình sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu được.
	

	4'
	Củng cố 

	
	- Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính?

- Chương trình dịch dùng để làm gì?
	-Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể.
- Máy tính hiểu được lệnh của con người


4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo  (1') 

- Học bài kết hợp SGK


- Làm bài tập 2,3,4/8/SGK
IV: RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 3
	Bài 2: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH


I. MỤC TIÊU: 
Học sinh phải đạt được:

1. Kiến thức:



- Biết ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần cơ bản là bằng chữ cái và các quy tắt để viết chương trình, câu lệnh.


2. Kĩ năng:



- Rèn luyện kĩ năng làm quen với các chương trình đơn giản.


3. Thái độ:



- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của Giáo viên: 
 
- Đồ dùng: Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

   2. Chuẩn bị của Học sinh: 
- Học bài kết hợp SGK



- Làm bài tập 2,3,4/8/SGK
III. HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC 

   1. Ổn định tình hình lớp: (1’)(kiểm tra sĩ số)

   2. Kiểm tra bài cũ (4’)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	- Để máy tính có thể xử lí thông tin đưa vào máy thì phải đuợc chuyển đổi như thế nào?
	- Được chuyển đổi dưới dạng một dãy bit (dãy số gồm 0 và 1)
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	- Ngôn ngữ lập trình là gì?
	- Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính gọi là ngôn ngữ lập trình.
	


* Nhận xét của giáo viên.    
  3. Giảng bài mới:
        a. Giới thiệu bài:(1’)

Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu chương trình là gì và ngôn ngữ lập trình là gì rồi. Vậy cấu trúc của một chương trình gồm những gì và ngôn ngữ lập trình gồm những gì? Tiết học hôm nay sẽ giúp các em hiểu hơn.
        b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 
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	HĐ1: Tìm hiểu ví dụ về chương trình.
	

	
	Ví dụ minh hoạ một chương trình đơn giản được viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal.

Program CT_dau_tien;

Uses Crt;

Begin

Writeln(‘Chao cac ban’);

End.

- Hãy cho biết kết quả của chương trình này?

- Ví dụ trên chỉ có 5 dòng lệnh vậy thì trong thực tế chương trình có nhiều hay chỉ một ít dòng lệnh?

Trong các phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các câu lệnh được viết như thế nào?
	- Kết quả chạy chương trình là dòng chữ: "Chao Cac Ban" được in trên màn hình.

- Chương trình có thể có đến hàng triệu dòng lệnh
	1.Ví dụ về chương trình.

Ví dụ minh hoạ một chương trình đơn giản được viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal.

Program CT_dau_tien;

Uses Crt;

Begin

Writeln(‘Chao cac ban’);

End.
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	HĐ2: Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
	2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?    

Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các kí hiệu và quy tắt viết các lệnh tạo thành một chương trinh hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính.



	
	- Các câu lệnh được viết từ những gì?

- Lập trình có bảng chữ cái không?

- Vậy bảng chữ cái của các ngôn ngữ lập trình gồm gì?

- Các câu lệnh đó được viết tùy tiện hay là có quy tắc chặc chẽ?

Trong tiếng Việt cũng vậy, không phải chữ cái nào ghép với nhau đều có nghĩa, mà luôn tuân theo một quy tắc (cú pháp và ngữ nghĩa) là chính tả và ngữ pháp.

- Hãy cho ví dụ về tính quy tắc của chương trình?

- Nếu chúng ta nhập sai thì chương trình có phát hiện không?

Mỗi câu lệnh đều có một ý nghĩa nhất định.

-Vậy ý nghĩa của các câu lệnh dùng để làm gì?

- Cho ví dụ về ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình trên?

-Vậy ngôn ngữ lập trình là gì?


	- Các câu lệnh được viết từ những kí tự nhất định.

- Ngôn ngữ lập trình đều có bảng chử cái riêng.

- Các chữ tiếng Anh và một số ít kí hiệu khác như dấu phép toán (+,-,*,/,....), dấu đóng mở ngoặc, dấu nháy,...

- Các câu lệnh đó được viết có quy tắc chặc chẽ.

- Một số kí hiệu kết thúc bằng dấu chấm phẩy(;).

- Chương trình sẽ dịch và nhận biết được và thông báo lỗi

- Xác định các thao tác mà máy tính cần thực hiện.

- Dòng đầu tiên là đặt tên cho chương trình.

-Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các kí hiệu và quy tắt viết các lệnh tạo thành một chương trinh hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính.
	

	14'
	HĐ3:  Tìm hiểu từ khoá và tên của chương trình.
	3. Từ khoá và tên:

- Từ khoá là từ dành riêng cho ngôn ngữ lập trình.

- Khi đặt tên cho chương trình cần phải tuân theo những quy tắt sau:

+ Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau.

+Tên không được trùng với các từ khóa.

- Tên hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal không được bắt đầu bằng chữ số và không được chứa dấu cách (kí tự  trống).

	
	-Các từ này program, uses, begin, end được gọi là gì?

- Chúng ta lấy tên chương trình bằng các từ khóa này được hay không?

- Từ khóa program dùng để làm gì?

- Từ khóa uses dùng để làm gì?

- Từ khóa begin và end dùng để làm gì?

- Vậy CT_Dau_tien  là gì?

- Khi đặt tên có tuân thủ quy tắc nào không? Quy tắc nào?

Ví dụ: Một bạn đặt tên cho chương trình là: "Danh sach lop em". Hỏi bạn đó đặt đung không? Vì sao?
	- Được gọi là các từ khóa.

- Không được, các từ khóa không được dùng trong bất kì mục đích khác. Ngoài để khai báo chương trình.

- Khai báo tên chương trình.

- Khai báo các thư viên.

- Thông báo bắt đầu và kết thức chương trình.

- Các tên được dùng trong chương trình.

- Có 2 quy tắc: Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau; Tên không được trùng với các từ khóa.

-Sai. Vì tên hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal không được bắt đầu bằng chữ số và không được chứa dấu cách (kí tự  trống).
	

	4'
	Củng cố 

	
	Hãy cho biết các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình?
	Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các kí hiệu và quy tắt viết các lệnh tạo thành một chương trinh hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính.




4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo  (1') 

Làm bài tập 1,2,3 SGK trang 13.

Làm bài tập 1,2,3 SBT trang 13.

IV: RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 4
	Bài 2: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH


I. MỤC TIÊU:
Học sinh phải đạt được:
1. Kiến thức:       



- Biết ngôn ngữ lập trình gồm có tập hợp các từ khoá dành riêng cho mục đích sử dụng nhất định.



- Biết tên trong ngôn ngữ lập trình là do người lập trình đặt ra.



- Biết cấu trúc của chương trình bao gồm phần khai báo và phần thân.

2. Kó naêng: 

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc.


3. Thái độ: 

- Rèn luyện kĩ năng nhận biết cấu trúc của một chương trình.
II. CHUẨN BỊ: 
1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Đồ dùng: Sách giáo khoa, máy tính điện tử.
2. Chuẩn bị của Học sinh:
- Sách giáo khoa.
III. HOẠT ĐÔNG DẠY  HỌC 

1. Ổn định tình hình lớp: (kiểm tra sĩ số) (1’)

2. Kiểm tra bài cũ (4’)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	- Câu hỏi1: Hãy cho biết các thành phần cơ bản của 1 ngôn ngữ lập trình.
	-Trả lời:  Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình pascal lập trình  gồm bảng chữ cái và các quy tắc để viết các câu lệnh c
	10đ

	- Câu hỏi 2:  Ta có thể viết chương trình có các câu lệnh bằng tiếng việt được không? Tạo sao?
	-Trả lời:  Không được, tại vì các cụm từ sử dụng trong chương trình (từ khoá, tên) phải đc viết bằng các kí tự trong bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình. Các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay đều có bảng chữ cái là bảng chữ cái là tiếng anh và các ký hiệu khác không có dấu tiếng việt.ó ý nghĩa xác định.
	


* Nhận xét của giáo viên.
      3. Giảng bài mới:
        a. Giới thiệu bài:(1’)
Hôm trước các em đã đc học qua phần ví dụ  của ngôn ngữ lập trình, vậy cách viết 1 chương trình cần phải viết như thế nào là đúng. Để biết đc điều đó chúng ta bắt đầu tìm hiểu nội dung tiếp theo.

        b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	20'
	HĐ1: Tìm hiểu cấu trúc chung của chương trình.
	4.Cấu trúc chung của chương trình

- Cấu trúc chung của chương trình gồm:

* Phần khai báo: gồm các câu lệnh dùng để: khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện.

* Phần thân chương trình: gồm các câu lệnh mà máy tính cần phải thực hiện.

	
	- Cấu trúc chung của chương trình gồm mấy phần? Hãy nêu từng phần

- Với ví dụ ở hình 7 hãy cho đâu là phần khai báo và đâu là phần thân chương trình?


	- Cấu trúc chung của chương trình gồm 2 phần:

+ Phần khai báo: gồm các câu lệnh dùng để khai báo tên chương trình, khai báo các thư viện và một số khai báo khác.

+ Phần thân chương trình: gồm các câu lệnh mà máy tính cần phải thực hiện.

Program CT_dau_tien;

Uses Crt;

*/ phần khai báo/*

Begin

Writeln(‘Chao cac ban’);

End.

*/ phần thân/*
	

	15'
	HĐ2: Tìm hiểu ví dụ về ngôn ngữ lập trình.
	5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình:

-Có hai cách để khởi động Turbo Pascal:

+ Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình.

+ Nháy chuột vào C:\TP\BIN\TURBO.exe.

-Sau khi nhập xong, lưu chương trình: 

+Hộp thoại save xuất hiện.

+Nhập tên chương trình, nhấn save để lưu

- Nhấn tổ hợp phím Alt + F9 để dịch chương trình, khi sai sót Pascal sẽ báo lỗi

- nháy Ctrl +F9 để chạy chương trình. Sau đó nhấn Alt+ F5 để hiện ra màn hình kết quả.

	
	- Ngôn ngữ lập trình Pascal khởi động như thế nào?

- Khởi động Turbo xong ta làm gì?

- Hãy nêu thao tác lưu chương trình?

-Hãy nêu thao tác dịch chương trình?

- Vậy dịch chương trình để làm gì?

Để chạy chương trình thì ta thực hiện thao tác gì?

- Để in ra kết quả 

- GV: Thực hiện (giới thiệu) các thao tác giống H 8,9,10 SGK

- GV: Gọi  HS viết CT_dau_tiên     Nhận xét rút ra thao tác viết và chạy chương trình trong môi trường turbo pascal.

- GV: In ra màn hình dòng chữ: Dạy tốt, học tốt

- Nhận xét
	- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình.

- Chúng ta tiến hành nhập chương trình.

- Nhấn F2 (Vào File-> Save)- tiền hành nhập tên 

- Nhấn tổ hợp phím Alt + F9 để dịch chương trình.

- Dịch chương trình để khi có lỗi sai Pascal sẽ báo lỗi.

- Nhấp tổ hợp phím Ctrl + F9. 

-HS thao tác lại và nhận xét.

*Program CT_Dau-tien;

Uses crt;

Begin

 Writeln('Day tot, hoc tot');

End.
	

	3'
	Củng cố 

	
	- Nêu cấu trúc chung của chương trình

- BT: In ra màn hình 5 điều bác hồ dạy
Hệ thống kiến thức bằng SĐTD:

[image: image39.wmf]2

4

:

2

12

30

5

6

10

20

÷

ứ

ử

ỗ

ố

ổ

+

-

+

+



	


4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo  (1') 

- Học bài cũ

- Trả lời câu hỏi 5,6 (SGK/13)

- Đọc bài đọc thêm (SGK/14)

- Chuẩn bị bài học mới: Bài thực hành 1

- Hôm sau ta thực hành ở phòng máy
IV: RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 5
	BÀI TẬP + KIỂM TRA 15’


I. MỤC TIÊU: 
Học sinh phải đạt được:

1) Kiến thức: 

Biết được công dụng của các lệnh Write, Writeln và biết được cấu trúc chung của ngôn ngữ lập trình.

2) Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức để hoàn thành bài tập.

3) Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ:
1) Chuẩn bị của Giáo viên: 
- Đồ dùng: Giáo án, thước kẽ, SGK.

2) Chuẩn bị của Học sinh: SGK, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tình hình lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số lớp.

2. Kiểm tra 15’
1. Ma trận đề:
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Bài 2:

Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình.
	- Nhận biết được cách viết tên chuong trình sao cho đúng nhất.
	- Hiểu biết cấu trúc chung của chương trình gồm những phần nào và một số lỗi sai thường gặp trong chương trình.
	- Vận dụng những kiến thức đã học để viết các chương trình sau.
	
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	1
	
	
	
	3

	Số điểm
	3.0
	3.0
	
	4.0
	
	
	10đ=100%

	TS caâu 
	1
	1
	1
	3

	TS điểm
	3.0đ                     30%
	3.0đ                   30%
	4.0đ                               40%
	10 ủ


2. Đề kiểm tra:
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	Câu 1: Trong các cách viết tên chương trình sau đây, cách nào đúng, cách nào sai?

a) bai_tap 1                                 b) bai_tap

c) bai tap                                     d) bai_tap_1

e) 2baitap                                    f) End2

Câu 2:Hãy viết các chương trình để in ra màn hình các nội dung sau:

a) lop
8
a2
b) lop 8a2                     
c) 15/10/1998


d) tre xanh

     xanh tu bao gio

     chuyen ngay xua da co bo tre xanh

     than gay guoc, la monh manh.

Câu 3: Hãy sửa lỗi sai các chương trình sau, và cho biết kết quả là gì:

a) program bai 1.

    Uses crt,

     Begin.

              Write (“truong “);

              Writen (‘THCS My Thanh’);

              Write (“lop 8 a 2”);

              Writeln (’40 HS’);

     End;


	Caâu 1: 

a) Sai.


b) Đúng


c) Sai.


d) Đúng


e) Sai.


f) Đúng.

Caâu 2:
a) lop


     8

      a 2

 Viết chương trình:

Program ct1;

Uses crt;


Begin



Writeln(‘lop’);



Writeln(‘8’);



Writeln(‘a 2’);


Readln;


End.

b) lop 8a2
Viết chương trình:

Program ct2;

Uses crt;


Begin



Writeln(‘lop 8a2’);


Readln;


End.

c) 15/10/1998
Viết chương trình:

Program ct3;

Uses crt;


Begin



Writeln(‘15/10/1998’);


Readln;


End.

Viết chương trình:

Program ct4;

Uses crt;

Begin

Writeln(‘tre xanh’);

Writeln(‘xanh tu bao gio’);

Writeln(‘chuyen ngay xua da co bo tre xanh’);

Writeln(‘than gay guoc, la monh manh.’);

Writeln(‘..................................................’);

Readln;

End.

Caâu 3:
· Dòng 1: Sai cách viết tên chương trình, và kết thúc câu lệnh phải là dấu chấm phẩy(;).

· Dòng 2: Sai dấu phẩy thành dấu chấm phẩy.

· Dòng 3: Sau từ khóa Begin không có dấu phẩy.

· Dòng 4: Sai dấu nháy đôi, phải là dấu nháy đơn.

· Dòng 5: Sai lỗi chính tả từ Writen mà phải là Writeln.

· Dòng 6: Sai dấu nháy đôi, phải là dấu nháy đơn.

Dòng 8: Sau từ khóa End phải là dấu chấm.

	3.0
4.0

3.0


3) Giảng bài mới:
        a. Giới thiệu bài:(1’)

Ở tiết trước các em đã được làm quen với ngôn ngữ lập trình pascal, tiết học hôm nay các em sẽ áp dụng những kiến thức đã học đó để hoàn thành bài tập này.

b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	15’
	HĐ1: Ôn lại kiến thức
	Bài tập

	
	1. Theo các em hiểu thế nào là viết chương trình?

- Như hôm trước chúng ta đã học qua lệnh write và writeln. Em nào cho thầy biết công cụng của 2 lệnh này và cho thầy biết sự khác nhau giữa hai lệnh này?

- Vậy theo các em thầy có thể tự động nhấn enter và tự gõ thêm văn bản giống như bên soạn thảo văn bản có được không? Vì sao?

2. Tại sao phải viết chương trình?

3.Theo các em chương trình máy tính là gì?

4. Để máy tính có thể xử lý được những thông tin chúng ta đưa vào, theo các em chúng ta dùng ngôn ngữ gì?

- Thế nào là ngôn ngữ máy tính?

5. Những nhà lập trình dùng ngôn ngữ gì để lập trình?

6. Chúng ta có thể viết chương trình trực tiếp bằng ngôn ngữ máy tính được hay không? Vì sao?

7. Để  có 1 chương trình hoàn chỉnh thì phải trải qua bao nhiêu bước? Đó là những bước nào?

- Vì sao phải chuyển đổi thành ngôn ngữ máy tính?

- Theo các em chương trình dịch là gì? Vì sao phải dùng chương trình dịch?

9. Các em đã được học qua khái niệm ngôn ngữ lập trình. Vậy em nào cho thầy biết sự khác nhau giữa ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ tự nhiên là gì?

10. Để phân biệt các chương trình với nhau cần phải đặt cho nó 1 cái tên. Vậy theo các em cách đặt tên như thế nào là đúng?

11. Cấu trúc chung của ngôn ngữ lập trình pascal bao gồm mấy phần?  Nếu thiếu đi 1 trong các phần đấy thì có được không?
	- Viết chương trình là viết các lệnh để cho Robot hay máy thực hiện.

- write, writeln dùng để hiển thị kết quả ra màn hình. Lệnh write hiển thị kết quả nhưng con trỏ không tự xuống hàng. Lệnh writeln thì sau khi hiển thị kết quả, con trỏ tự động xuống hàng.

- Không, vì máy tính chỉ thực hiện theo lệnh mà chúng ta đã viết. Lệnh chúng ta dùng là lệnh write\writeln dùng để hiển thị chứ ko phải dùng để nhập nên chúng ta ko dùng để nhập chương trình được.

- Vì một lệnh  đơn giản ko đủ để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện, chương trình sẽ giúp chúng ta điều khiển máy tính một cách đơn giản và hiệu quả với các thao tác phức tạp.

- Là 1 dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

- Phải dùng ngôn ngữ máy tính.

- Là ngôn ngữ dưới dạng dãy bit (nhị phân) gồm 2 ký hiệu 0 và 1.

- Để viết chương trình máy tính.

- Không được. Vì ng ngữ máy tính chỉ gồm 2 ký hiệu 0 và 1 thì nhà lập trình khó có thể viết được vì khó nhớ và nó khác xa so với ngôn ngữ tự nhiên. Chính vì vậy mà nhà lập trình đã tìm ra đc 1 loại ngôn ngữ gần giống với ngôn ngữ tự nhiên đó là ngôn ngữ lập trình.

- Qua 2 bước:

+ Viết ch trình dưới dạng ngôn ngữ lập trình.

+ Chuyển đổi ng ngữ lập trình -> ng ngữ  máy tính.

- Vì máy tính chỉ có thể xử lý thông dưới dạng ngôn ngữ máy tính. 

- ... vì ng ngữ lt máy tính ko thể xử lý đc nên cần phải có 1 ch trình để dịch sang ngôn ngữ máy tính.

- Ngôn ngữ tự nhiên bao gồm tất cả các ký tự chữ cái, chữ số, các ký tự đặc biệt, các phép toán và có dấu tiếng việt. NG ng la trình là ko có dấu tiếng việt.

- ...............

- Gồm 2 phần: phân khai báo và phần thân, nếu thiếu đi phần khai báo thì đc, còn phần thân thì bắt buộc phải có.


	

	5’
	HĐ2:  Bài tập
	

	
	
	Câu 1: Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây:

a) Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

b) Khi thực hiện chương trình, máy tính thực hiện các lệnh có trong chương trình 1 cách không tuần tự.

c) Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải 1 bài toán cụ thể.

d) Chương trình dịch là ch dùng để dịch những ct viết bằng ng ngữ  bậc cao sang ngôn ngữ máy.

Câu2: Hãy chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau đây:

a)  Các dãy bit là cơ sở để tạo ra ngôn ngư dành cho máy tính, đc gọi là ng ngữ máy.

b) Ng ngữ dùng để viết ch trình máy tính gọi là ng ngữ lập trình.

c) Để  máy tính có thể xử lý, thông tin đưa vào máy phải đc chuyển thành dạng dãy bit.

d) Tất cả đều đúng.

Câu3: Trong các cách viết tên chương trình sau đây, cách nào đúng, cách nào sai?

a) bai_tap 1
b) bai_tap

c) bai tap
d) bai_tap_1

d) 2baitap
e) End2

Câu 4: Hãy viết các chương trình để in ra màn hình các nội dung sau:

a) lop
b) lop 8a2

     8

      a 2

c) 15/10/1998
d) 15


    10


    1998

d) tre xanh

     xanh tu bao gio

     chuyen ngay xua da co bo tre xanh

     than gay guoc, la monh manh.

     ..................................................

Câu5: Hãy sửa lỗi sai các chương trình sau, và cho biết kết quả là gì:

a) program bai 1.

    Uses crt,

     Begin.

              Write (“truong “);

              Writen (‘THCS My Thanh’);

              Write (“lop 8 a 2”);

              Writeln (’40 HS’);

     End;

b) program bai 2.

    Uses crt,

     Begin

              Writeln (‘truong ‘);

              Writenln (‘THCS My Thanh’);

              Writeln (“lop 8 a 2”);

              Writeln (’40 HS’).

     End.

c) program bai 2.

    Uses crt,

     Begin.

              Write (‘truong ‘)

              Writenln (‘THCS My Thanh’);

              Write (‘lop 8 a 2’)

              Write (’40 HS’);

     End;

	20’
	HĐ3: Hướng dẫn giải bài tập.
	

	
	- Gọi HS lần lượt lên giải các bài tập.

- GV giải.
	- HS thực hiện

- Quan sát và lắng nghe.
	

	2’
	Củng cố
	

	
	- Củng cố lại những kiến thức vừa học.
	
	


4)  Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1’) 

-Về nhà xem trước nội dung bài tiếp theo, hôm sau chúng ta học lý thuyết. 

- Ai chưa làm xong, tiếp tục về nhà làm.

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 6
	Bài thực hành 1:

LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL


I. MỤC TIÊU:
Học sinh phải đạt được:
1. Kiến thức:    

- Làm quen với môi trường Turbo Pascal

- Biết nhận diện màn hình soạn thảo

- Biết cách mở bảng chọn và chọn lệnh.

- Biết cách chỉnh sửa và nhận biết một số lỗi chương trình   

2. Kĩ năng: 

-Biết cách gõ được một chương trình Pascal đơn giản.

- Rèn kĩ năng để viết một chương trình Pascal đơn giản.

3. Thái độ: 

 - Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập
II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
-Đồ dùng dạy học: Giáo án , Hình 11,12 SGK

2. Chuẩn bị của Học sinh:

- Chuẩn bị bài trước ở nhà

- Vở ghi chép, bút, thước

III. HOẠT ĐÔNG DẠY  HỌC 

1. Ổn định tình hình lớp: (1’)(kiểm tra sĩ số)

2. Kiểm tra bài cũ (5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	? Sửa lỗi trong chương trình sau:

Program bai 1.

    Uses crt,

     Begin.

              Write (“truong “);

              Writen (‘THCS My Thanh’);

              Write (“lop 8 a 2”);

              Writeln (’40 HS’);

     End;
	Program bai _1;
    Uses     crt;
     Begin
              Write (‘truong ‘);

              Writeln (‘THCS My Thanh’);

              Writeln (‘lop 8 a 2’);

              Writeln (’40 HS’);

     End.
	10ủ


* Nhận xét của giáo viên.    
3. Giảng bài mới:
        a. Giới thiệu bài:(1’)
Turbo Pascal là gì và môi trường làm việc của phần mềm này như thế nào? Tiết thực hành hôm nay các em sẽ được làm quen với phần mềm này.

        b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	15’
	HĐ1: Bài tập 1
	Bài tập 1: 

a. Khởi động Turbo 

- C1: Nháy đúp chuột trên biểu tượng Turbo trên màn hình nền

- C2: Nháy đúp chuột vào tên tệp Turbo.exe trong thư mục chứa tệp này (thường là thư mục con TP\Bin)

b. Mô tả màn hình Turbo Pascal

+ Thanh tiêu đề

+ Thanh bảng chọn

+ Màn hình chính để soạn thảo bài lập trình

+Thanh trợ giúp

c. Mở bảng chọn:

C1: 

-Nhấn phím F10
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-Nhấn phím      hoặc

-Nhấn phím enter.

C2: 

Alt + Phím chữ màu đỏ.

VD: Alt + F

d. Thoát khỏi Turbo Pascal: Alt + X

	
	-GV thao tác cách khởi động TP

-? Cách khởi động TP

-Nhận xét, Gv nêu thêm cách 2 và thực hiện thao tác

-GV: Gọi HS lên thực hiện thao tác khởi động bằng 2 cách.

-GV: Quan sát màn hình TP. Liên hệ màn hình soạn thảo Word      Mô tả màn hình soạn thảo Word?

     Chuẩn xác kiến thức

+ Thanh tiêu đề

+ Thanh bảng chọn

+ Màn hình chính để soạn thảo bài lập trình

+Thanh trợ giúp

-GV: hướng dẫn cách mở bảng chọn File, thực hiện thao tác.

-Mở bảng chọn Edit? Mô tả màn hình? 
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-Nhận xét        Rút ra kết luận mở bảng chọn
	-HS quan sát

-HS: Nháy đúp chuột trên biểu tượng          trên màn hình nền

-HS theo dõi, quan sát.

-HS thực hiện 

-HS: Thanh tiêu đề, thanh bảng chọn và màn hình soạn 

-HS theo dõi

-HS quan sát, theo dõi

-HS thực hiện thao tác

-Theo dõi, ghi nội dung


	

	20’
	HĐ2: Bài tập 2
	Bài tập 2:

 Soạn thảo chương trình pascal tươg tự như  soạn thảo văn bản bean Word.
-Lưu chương trình:

(F2 (hoặc File ( Save)

(Gõ tên tệp trong ô Save file As

+Enter  (hoặc Ok)

-Dịch chương trình: Alt + F9

-Chạy chương trình: Ctrl+F9.

-Quan sát kết quả Alt+F5.

	
	 Soạn thảo, lưu ,dịch và chạy một chương trình đơn giản.

-GV: Trong qua trình soạn thảo cần gõ đúng và không để sót các dấu nháy đơn('), dấu chấm phẩy (;) và dấu chấm(.) trong các dòng lệnh.

-Tương tự như soạn thảo văn bản có thể sử dụng các phím mũi tên hoặc dùng chuột để di chuyển con trỏ, nhấn phím Enter để xuống dòng mới, nhấn các phím Delete hoặc BackSpace để xóa.

-GV: Gọi HS gõ các dòng lệnh trang 16

-GV: Giảng giải và Thực hiện thao tác lưu, dịch, chạy            Cho biết kết quả?

[image: image45.png]S £ \ 2
N . i bie hay doi
&/ gt txi bien thi thay do
Q4
- A W,
<5 rlign do b0 s
4 10 goi 1a gid = |
. yar <tén bién> : <kiéu dit liéu> ;
L [ xhaibio B2
‘O.\Q‘\ var la tir khoa
Z‘G}] bis , ‘
T €1 tuan theo quy tat dit tén chuong trinh
St dung bién 2,
trong chuong -Qé}
2 &
trinh

ey di¥ 1:4
U ligu [3 c4c kidy dit lidu cta nolt
bidp  gan gid tri cho bién

Unh ¢
[0dn véi gié trj cuia bin

aung @€ luu trir dit lidu

{b;\
6“\“ nghia \%6

o

£14 trj hiing khong thay d6i

= gia tri cua hang

. p“ép: const tén hang
cu

&haj bao

<Onst 13 tir khoa



         Chuẩn xác kiến thức
	-HS nghe giảng, ghi nhớ nội dung

-HS thực hiện thao tác

-Quan sát, theo dõi

- Hs: In ra dòng chữ: Chao cac ban

Toi la Turbo Pascal
	

	2'
	HĐ3: Củng cố

	
	- Em nào cho thầy biết cách khởi động Pascal.


	- Nháy đúp chuột vào biểu tượng Pascal.
	


4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo  (1') 

- Về nhà xem lại bài, tiết sau thực hành.
IV: RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 7
	Bài thực hành 1:

LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL


I) MỤC TIÊU:
Học sinh phải đạt được

1) Kiến thức:

- Làm quen với môi trường Turbo Pascal

- Biết nhận diện màn hình soạn thảo

- Biết cách mở bảng chọn và chọn lệnh.

- Biết chỉnh sửa và nhận biết một số lỗi chương trình

2) Kĩ năng:

- Gõ được một chương trình Pascal đơn giản.

- Rèn kĩ năng viết một chương trình Pascal đơn giản.

3) Thái độ: Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ:
1) Chuẩn bị của giáo viên:

-Đồ dùng dạy học:Giáo án,  Hình 11,12 SGK

2) Chuẩn bị của học sinh:

- Chuẩn bị bài trước ở nhà

- Vở ghi chép, bút, thước

III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1) Ổn định tình hình lớp (1’)

- Điểm danh học sinh trong lớp

2) Kiểm tra bài cũ:  (5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	? Điền chức năng của các tổ hợp phím tắt sau:

F2:………………………………………………

F3:………………………………………………

Alt + F9:………………………………………..

Ctrl + F9:……………………………………….

Alt + F5:……………………………………….
Alt+ X:…………………………………………
	* Trả lời:

F2: dùng để lưu chương trình

F3: mở chương trình đã lưu

Alt + F9: Dịch chương trình

Ctrl + F9: Chạy chương trình

Alt + F5: Xem kết quả.

Alt + X: Thoát khỏi chương trình Pascal
	10ủ


* Nhận xét của giáo viên.    
3) Giảng bài mới: 

a. Giới thiệu bài:(1’)
Tiết trước, các em đã được làm quen với phần mềm Turbo Pascal, biết cách khởi động và gõ các dòng lệnh trên phần mềm rồi. Vậy làm thế nào để biết được chương trình của chúng ta vừa viết bị sai lỗi ở đâu để chỉnh sửa. Tiết học hôm nay sẽ giúp các em làm được điều đó.
b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	25’
	HĐ1: Bài tập 3:
	Bài tập 3:

 Chỉnh sửa chương trình và nhận biết một số lỗi.

-Xóa dòng lệnh begin

-Nhấn phím bất kì

-Thoát khỏi chương trình Alt +x



	
	  Chỉnh sửa chương trình và nhận biết một số lỗi.

-GV: Yêu cầu  HS viết lại các dòng lệnh ở Bài tập 2.

-GV: Xóa dòng lệnh begin

-? Dich chương trình

-GV: Quan sát, theo dõi

-Đây là lỗi gì?

-GV: Yêu cầu HS phát hiện điều cần lưu ý trong bài tập lập trình thông qua các lỗi trên.

-GV: Qua các thông báo lỗi trên, ta
 thấy rằng phần thân của một chương trình bao giờ cũng bắt đầu bằng từ khóa Begin. Dấu; đựợc dùng để phân cách các lệnh. Riêng từ khóa end kết thúc phần thân chương trình luôn có một dấu chấm. đi kèm
	-HS thực hiện thao tác

-HS: Alt+F9

-Quan sát thông báo lỗi

-HS: Thiếu begin

-HS đọc đề bài phần b, cả lớp làm trên máy tính.

-HS: Thiếu không tìm thấy kết thúc tệp.

-Chú ý, lắng nghe.
	

	10'
	HĐ 2: Bài 4:
	Bài 4: 

Viết chương trình in ra màn hình:

Chao cac ban 

Minh la Hang

Lop 8A3

	
	- Các em viết cho thầy chương trình in ra màn hình nội dung sau:

Chao cac ban 

Minh la Hang

Lop 8A3
	-Chú ý, lắng nghe.

Program CT_dau_tien;

Uses Crt;

Begin
Writeln(‘Chao cac ban’);

Writeln(‘Minh la hang);

Writeln(‘lop 8A3’);

End.
	

	2’
	Củng cố
	

	
	Theo các em, chương trình có thể không có phần khai báo đc không? 

- Ôn lại một số kiến thức vừa học. 
	- Được.
	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo(1’)

- Học bài cũ

- Đọc trước bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 8
	Bài 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU


I. Mục tiêu :  

Học sinh phải đạt được
1) Kiến thức: 

- Biết khái niệm kiểu dữ liệu.

- Biết một số phép toán cơ bản với dữ liệu số; 

2) Kĩ năng:

- Biết chuyển biểu thức toán học sang bieâuû thức được kí hiệu trong pascal.

3) Thái độ: 

- Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ:
1)Chuẩn bị của giáo viên:

- Đồ dùng: Tài liệu, Giáo án.

2) Chuẩn bị của học sinh:

- Kiến thức đã học.

- Đọc trước bài mới.

- Bảng phụ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Ổn định tình hình lớp (1’)  
Điểm danh học sinh trong lớp

2) Kiểm tra bài cũ: (5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	1 Để khởi động Turbo Pascal ta thực hiện nhu thế nào?
2.Maøn hình Turbo Pascal gồm những gì?


	1. Khởi động Turbo 

- C1: Nháy đúp chuột trên biểu tượng Turbo trên màn hình nền

- C2: Nháy đúp chuột vào tên tệp Turbo.exe trong thư mục chứa tệp này (thường là thư mục con TP\Bin)

2. Mô tả màn hình Turbo Pascal

+ Thanh tiêu đề

+ Thanh bảng chọn

+ Màn hình chính để soạn thảo bài lập trình

+Thanh trợ giúp
	10ủ


* Nhận xét của giáo viên.    
3) Giảng bài mới  

a. Giới thiệu bài: (1’) 
Trong chương trình Pascal gồm có những dữ liệu nào? Làm thế nào để chuyển đổi các dạng dữ liệu đó sang ngôn ngữ Pascal? Để trả lời các câu hỏi trên các em sẽ được tìm hiểu qua bài học số 3 này.
       b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	20’
	*Hoạt động 1: Dữ liệu và kiểu dữ liệu
	1. Dữ liệu và kiểu dữ liệu.
Một số kiểu dữ liệu thường dùng nhất:

· Số nguyên, ví dụ số học sinh của một lớp, số sách trong thư viện,...

· Số thực, ví dụ chiều cao của bạn Bình, điểm trung bình môn Toán,...

· Xâu kí tự (hay xâu) là dãy các "chữ cái" lấy từ bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình, ví dụ: "Chao cac ban", "Lop 8E", "2/9/1945"...

Ví dụ 2(SGK_Trang 21)

Chú ý: Dữ liệu kiểu  kí tự và kiểu xâu trong Pascal được đặt trong cặp dấu nháy đơn.

      

	
	GV: Nêu tình huống để gợi ý về dữ liệu và kiểu dữ liệu.

GV:  Đưa lên màn hình ví dụ 1 SGK.

GV: Ta có thể thực hiện các phép toán với dữ liệu kiểu gì ?

GV: Còn với kiểu chữ thì các phép toán đó không có nghĩa.

GV: Theo em có những kiểu dữ liệu gì ? Lấy ví dụ cụ thể về một kiểu dữ.

GV: Chốt trên màn hình 3 kiểu dữ liệu cơ bản nhất và giải thích thêm.

GV: Trong ngôn ngữ lập trình nào cũng chỉ có 3 kiểu dữ liệu đó hay còn nhiều nữa ?

GV: Đưa lên màn hình ví dụ 2 SGK để giới thiệu tên của một số kiểu dữ liệu cơ bản trong NNLT pascal.

GV: Đọc tên kiểu dữ liệu Integer, real, char, string.

GV:  Đưa ví dụ : 123 và ‘123’ 

GV: Đưa ra chú ý về kiểu dữ liệu char và string.


	HS: Quan sát để phân biệt được hai loại dữ liệu quen thuộc là dl VB và số.

HS: Nghiên cứu SGK trả lời với kiểu số.

HS: Nghiên cứu SGK và trả lời trên bảng phụ.

HS: Đọc lại.

HS: Viết tên và ý nghĩa của 4 kiểu dữ liệu cơ bản trong TP.

HS: Đọc tên hai kiểu dữ liệu trên.


	

	15’
	*Hoạt động 2: Các phép toán với dữ liệu kiểu số.
	2. Các phép toán với dữ liệu kiểu số.
 - Bảng dưới đây kí hiệu của các phép toán số học đó trong ngôn ngữ Pascal: 

Kí hiệu

Phép toán

Kiểu dữ liệu

+

Cộng

Số nguyên, số thực

(
Trừ

Số nguyên, số thực

*

Nhân

Số nguyên, số thực

/

Chia

Số nguyên, số thực

div

Chia lấy phần nguyên

Số nguyên

mod

Chia lấy phần dư

Số nguyên

5/2 = 2.5;

(12/5 = (2.4.

5 div 2 = 2;

(12 div 5 = (2

5 mod 2 = 1;

(12 mod 5 = (2

Ví dụ:

Ngôn ngữ toán

Ngôn ngữ TP
a ( b ( c + d

a*b-c+d
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15+5*(a/2)
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(x+5)/(a+3)-y/(b+5)*(x+2)*(x+2)
* Thứ tự ưu tiên của các phép toán:

· Phép toán trong ngoặc

· Phép toán *, /, div, mod

Phép toán +, - (từ trái sang phải)

	
	GV: Viết lên bảng phụ các phép toán số học dùng cho dữ liệu kiểu số thực và số nguyên ?

GV: Đưa lên màn hình bảng kí hiệu các phép toán dùng cho kiểu số thực và số nguyên.

GV: Đưa ra một số ví dụ sgk và giải thích thêm.

GV: Đưa ra phép toán viết dạng ngôn ngữ toán học :
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 và yêu cầu HS viết biểu thức này bằng ngôn ngữ TP.

GV: Yêu cầu H viết lại phép toán 
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 bằng ngôn ngữ TP.

GV: Nhận xét và đưa ra bảng ví dụ SGK.

GV: Nhận xét và chốt trên màn hình.

GV: Viết lại biểu thức này bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. 
[image: image5.wmf][
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GV: Nhận xét và đưa ra chú ý


	HS: Viết và giơ bảng phụ khi có hiệu lệnh của G.

HS: Quan sát để hiểu cách viết và ý nghĩa của từng phép toán.

HS: Quan sát, lắng nghe.

HS: Viết và giơ bảng phụ khi có hiệu lệnh của G.

HS: Làm trên bảng phụ

HS: Nêu quy tắc tính các biểu thức số học.

HS  : Viết bảng phụ.


	

	2’
	* Hoạt động 3: Củng cố
	 

	
	Nhắc lại những kiến thức cần đạt được trong bài.
Đọc phần ghi nhớ sgk

Nhắc lại những kiến thức cần đạt được trong bài
	
	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1’)

· Hoïc baøi cuõ, BVN: 1,4,5/26, Học thuộc phần ghi nhí, Về nhà xem trước nội dung tiếp theo.

IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 9
	Bài 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU


I. Mục tiêu :  

Học sinh phải đạt được
1) Kiến thức: 

- Biết các phép toán so sánh trong ngôn ngữ lập trình.

- Biết khái niệm điều khiển tương tác giữa người với máy tính
2) Kó naêng:
- Biết chuyển biểu thức toán học sang bieâuû thức được kí hiệu trong pascal.

3) Thái độ: 

- Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ: 
1)Chuẩn bị của giáo viên:
- Tài liệu, Giáo án, Bảng phụ..

- Đồ dùng dạy học như máy tính kết nối projector,...

2) Chuẩn bị của học sinh:
- Kiến thức đã học.

- Đọc trước bài mới.

- Bảng phụ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1) Ổn định tình hình lớp (1’)

- Điểm danh học sinh trong lớp

2) Kiểm tra bài cũ (6')
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	- Câu hỏi1: Làm câu 4a, 5a SGK/Trang 26
	-Trả lời:  

Câu 4a): a/b+c/d

Câu 5a)  (a+b)x(a+b) 
[image: image6.wmf]y
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	   Câu hỏi 2:  7 mod 2=?


           6 div 2=?     
	-Trả lời:  7 mod 2= 1

                 6 div 2 =  3


	


* Nhận xét của giáo viên.

3) Giảng bài mới  

a. Giới thiệu mới: (1’)
Tiết trước các em đã được tìm hiểu các phép toán đối với dữ liệu kiểu số và đã biết cách chuyển dổi các phép toán học sang Pascal rồi. Ngoài các phép toán đó ra, chúng ta còn có các phép so sánh trên dữ liệu số. Vậy đó là những phép so sánh nào và có điểm khác biệt gì so với các phép so sánh trong toán học mà các em đã được không? Tiết học hôm nay sẽ giúp các em giải quyết các vấn đề trên.
b. Tiến trình bài dạy:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	10’
	HĐ1: Các phép so sánh
	3. Các phép so sánh
- Bảng kí hiệu các phép so sánh viết trong ngôn ngữ Pascal:

Kí hiệu trong Pascal

Phép so sánh

Kí hiệu toán học

=

Bằng

=

<>

Khác

≠
<

Nhỏ hơn 

<

<=

Nhỏ hơn hoặc bằng

≤
>

Lớn hơn

>

>=

Lớn hơn hoặc bằng

≥


	
	GV: Đưa lên màn hình bảng kí hiệu các phép toán so sánh trong toán học.

GV: Các phép toán so sánh dùng để làm gì ?

GV: Đưa ra ví dụ :

a)  5 ( 2 = 9

b) 15 + 7 > 20 ( 3

c)  5 + x  ≤ 10 

GV: Theo em các phép so sánh này viết trong ngôn ngữ  TP có giống trong toán học không ?

GV: Đưa lên màn hình bảng 
	HS: Nghiên cứu SGK trả lời.

- để so sánh các số, các biểu thức với nhau.

HS: Viết bảng phụ kết quả so sánh của a, b, c.

HS: có sự khác nhau.


	

	20’
	HĐ2: Giao tiếp người - máy tính
	4. Giao tiếp người - máy tính
a) Thông báo kết quả tính toán

- LÖnHS: 

 write('Dien tich hinh tron la ',X);

- Thông báo : 
[image: image7.png]Dien tich hinh tron la 49.35_




b) Nhập dữ liệu

- LÖnHS: 

write('Ban hay nhap nam sinh:');

read(NS);

- Thông báo : 
[image: image8.jpg]Ban hay nhap nam sinh:




c) Chương trình tạm ngừng

- LÖnHS: 

Writeln('Cac ban cho 2 giay nhe...');

Delay(2000); 

Thông báo : 
[image: image9.png]Cac ban cho 2 giay nhe





- LÖnHS: 

writeln('So Pi = ',Pi);

read; {readln;}

- Thông báo : 

[image: image10.png]So Pi = 3.1415927




d) Hộp thoại

[image: image11.png]Q Ban thic sy mudn kétthic chudng trinh?
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	GV: Đưa ví dụ về bảng thông báo kết quả.

GV: Đưa lên màn hình hộp thoại nhập dữ liệu.

GV: Em phải làm gì khi xuất hiện hộp thoại này ?

GV: Nhận xét và giải thích.

GV: Nêu hai tình huống tạm ngừng tại màn hình kết quả thông qua các lệnh và hộp thoại.

GV: Giải thích từng tình huống.

GV: Đưa ra ví dụ về hộp thoại. 


	HS: Quan sát, lắng nghe G giải thích.

HS: Trả lời theo ý hiểu.

HS: Lắng nghe để hiểu .

HS: Quan sát và lắng nghe G giải thích.


	

	5’
	Củng cố
	

	
	Nhắc lại những kiến thức cần đạt được trong bài.
Đọc phần ghi nhớ sgk

Nhắc lại những kiến thức cần đạt được trong bài
Hệ thống kiến thức bằng SĐTD:
	
	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (2’)

· Học bài cũ

· Làm bài tập còn lại trong SGK trang 26

· Học thuộc phần ghi nhớ.

· Chuẩn bị Bài thực hành số 2 để tiết

· Chuẩn bị cho bài thực hành tiết tới.
IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 10
	BÀI TẬP


I. MỤC TIÊU:
Học sinh phải đạt được

1- Kiến thức:
· Vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các câu hỏi và bài tập.


2- Kỹ năng: Rèn luyện những kĩ năng

· Phân tích, so sánh tổng hợp.

· Phát triển kỹ năng vận dụng lý thuyết thực hành.
3- Thái độ:

· Nghiêm túc, trật tự nghe giảng bài và ghi chép đầy đủ.

· Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác

II. CHUẨN BỊ: 

1- Chuẩn bị của giáo viên:

- Đồ dùng: SGK, giáo án.

- Phương án: Các câu hỏi và bài tập mẫu.
2- Chuẩn bị của học sinh:

· Ôn lại kiến thức đã học.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 


1- Ổn định tình hình lớp (1’)
· Kiểm tra sỉ số  lớp.


2- Kiểm tra bài cũ: (5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	? Chuyển đổi phép toán và phép so sánh sau sang Pascal:

a. 
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	-Trả lời:  

2*x/5-7*x+2
2*x + 5 <= 4*x/5
	10đ



* Nhận xét của giáo viên.

      3- Giảng bài mới  

a. Giới thiệu bài: (1’)

 Tiết học hôm nay các em sẽ áp dụng tất cả những kiến thức mà các em đã học để hoàn thành bài tập ngày hôm nay.

b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	25’
	HĐ 1: Tiến hành giải các câu hỏi và bài tập SGK.
	Bài 1: Lí do con người viết chương trinh để làm gì?

Giaỷi:  Lí do: Điều khiển máy tính tự động thực hiện các công việc đa dạng và phức tạp mà một lệnh đơn giản không đủ để chỉ dẫn.

Baứi 2: Hai bước cơ bản để tạo ra các chương trình máy tính là gì?

(1) Viết chương trình theo ngôn ngữ lập trình;

(2) Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu được. 
Baứi 3: Các thành phần cơ bản ngôn ngữ lập trình gồm bảng chữ cái và các quy tắc để viết các câu lệnh (cú pháp) có ý nghĩa xác định, cách bố trí các câu lệnh,... sao cho có thể tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và chạy được trên máy tính. 

Bài 4: Chuyển các biểu thức sau thành  biĨu thøc trong toán học:

a)  a  + c       

     b     d

b) ax2+bx+c      

c) 1  -  a  (b+2)

    x      5

d)(a2 + b) *(1+c)3

	
	- Lần lượt đưa ra các câu hỏi và bài tập mẫu, yêu cầu HS hoàn thành theo nhóm.

Baứi 2: Hai bước cơ bản để tạo ra các chương trình máy tính là gì?

(1) Viết chương trình theo ngôn ngữ lập trình;

(2) Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu được. Kết quả là tệp tin có thể thực hiện được trên máy tính. 

1. Baứi3: Ngôn ngữ lập trình có những thành phần cơ bản nào? Những thành phần đó có ý nghĩa, chức năng gì?

Bài 4: Chuyển bt toán -> bt Pascal

a)  a  + c 

     b     d

b) ax2+bx+c

c) 1  -  a  (b+2)

    x      5

d)(a2 + b) *(1+c)3
	- Hoạt động theo nhóm.

Lí do: Điều khiển máy tính tự động thực hiện các công việc đa dạng và phức tạp mà một lệnh đơn giản không đủ để chỉ dẫn.
- Lí do: Điều khiển máy tính tự động thực hiện các công việc đa dạng và phức tạp mà một lệnh đơn giản không đủ để chỉ dẫn.

HS đưa ra đáp án là:

Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu được. 
- Viết chương trình
- Dịch chương trình
HS thực hiện:
a)a/b+c/d; 

b) a*x*x+b*x+c ; 

c) 1/x-a/5*(b+2); 

d)(a*a+b)*(1+c)*(1+c)*(1+c).
	

	10'
	HĐ2: Tiến hành giải bài tập
	Bài 5: Viết chương trình in ra màn hình các biểu thức và lết quả của các biểu thức trên.

Program cau_a;

Uses crt;

Begin

Write(‘a/b+c/d=’, a/b+c/d);

End.

	
	- Yêu cầu HS thực hành một số yêu cầu (thao tác) của GV đưa ra trên máy tính.

- GV nhận xét kết quả thực hiện ở các nhóm. Đồng thời nhận xét, đánh giá, ghi điểm cho các nhóm.

	- Lần lượt gọi từng học sinh lên giải.
	

	2'
	HĐ 3: Tổng kết - củng cố.
	

	
	- Nhận xét. -Ghi điểm cho các nhóm (cá nhân).

- Hướng dẫn về nhà
	
	


4- Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (1’)
· Về nhà xem trước nội dung bài TH số 2, tiết sau chúng ta thực hành..

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 11
	Bài thực hành 2:

VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TÍNH TOÁN


I/ MỤC TIÊU:

Học sinh phải đạt được:

1) Kiến thức:

· Giúp hs tiếp tục làm quen cách soạn thảo, chỉnh sửa, biên dịch, chạy  và xem kết quả hoạt động của chương trình trong môi trường Turbo Pascal.

· Giúp hs làm quen với các biểu thức số học trong chương trình Pascal.

2) Kó naêng:

- Mô tả được thuật toán đơn giản bằng liệt kê các bước.

3) Thái độ:

- Ham thích môn học,cẩn thận và tinh thần làm việc theo nhóm, nâng cao ý thức và lòng say mê học tập. 

II. CHUẨN BỊ: 
1) Chuẩn bị của giáo viên:

-Giáo án

-Đồ dùng dạy học: Hình 1 SGK

2)  Chuẩn bị của học sinh:

-Chuẩn bị bài trước ở nhà

-Vở ghi chép, bút, thước, sách GK.

III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Ổn định tình hình lớp: (1’)

- Điểm danh học sinh trong lớp

2) Kiểm tra bài cũ: (5’)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	- Câu hỏi1: Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây:

Writeln('5+20=','20+5'); 
và Writeln('5+20=',20+5);


	· Trả lời:  
Câu lệnh: Writeln('5+20=',20+5); sẽ in ra màn hình: 5+20=20+5

 Câu lệnh: Writeln(‘5+20=’,20+5); sẽ in ra màn hình: 5+20=25.
	10đ

	   Câu hỏi 2 Xác định kết quả của các biểu thức dưới đây:    a) 15 ( 8 ≥ 3;

b) (20 ( 15)2 ≠ 25;
	· Trả lời: a) True; b) Fales


	


* Nhận xét của giáo viên.
3) Giảng bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’) 
Ở tiết trước các em đã đc học qua 1 số ký hiệu toán học trong pascal, tiết học hôm nay các em sẽ vận dụng những kiên thức đó để hoàn thành bài thực hành này.
b.Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	5’
	HĐ1: Chuẩn Bị
	

	
	- Giáo viên quy địng số máy cho từng hs theo đúng số thứ tự.

- Giáo viên nhắc nhở hs về các quy định trong phòng thực hành.
	- Hs về vị trí thực hành theo đúng quy địng của giáo viên
	

	28’
	HĐ2: Tiến trình thực hành
	Bài 1: Luyện gõ các biểu thức số học trong chương trình Pascal
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* Trong Pascal:

Begin

Writeln(‘15*4-30+12=’,15*4-30+12);

Writeln(‘(10+5)/(3+1)-18/(5+1)=’, (10+5)/(3+1)-18/(5+1));

Writeln(‘(10+2)*(10+2)/(3+1)=’,  (10+2)*(10+2)/(3+1));

Writeln(‘((10+2)*(10+2)-24)/(3+1) = ’, ((10+2)*(10+2)-24)/(3+1));

Readln;

End.



	
	- Giáo viên yêu cầu hs làm bài tập 1a SGK/ 22 vào vở bài tập của mình.

- Giáo viên yêu cầu 4 hs lên bảng làm từng câu trong bài 1a.

- GV lưu ý thêm: chỉ được dùng dấu ngoặc đơn để nhóm các phép toán.

- GV: trong quá trình thực hành nếu những phần nào quan trọng thì yêu cầu hs nên ghi lại vào vở.

- GV: theo dõi và uốn nắn, nhắc nhở quá trình thực hành của hs.

- GV: nên chú ý cách gõ, các dấu chấm phẩy, từng câu lệnh….

- GV: ý nghĩa của những biểu thức được đặt trong dấu nháy đơn?

- GV lưu ý thêm: các biểu thức Pascal được đặt trong câu lệnh writeln là để in ra kết quả. Các em sẽ có cách viết khác sau khi làm quen với khái niệm Biến ở bài 4.
	- HS lên bảng

- Hs phải chú ý sử dụng đúng các kí hiệu trong Pascal

- Hs khởi động pascal và làm tiếp bài tập 1b/ 22.


	

	2’
	HĐ3: Tổng kết
	

	
	GV: yêu cầu lớp trưởng và lớp phó kiểm tra máy tính.

Gv: kiểm tra máy tính thực hành của hs.

GV: đánh giá tiết thực hành của hs qua các mặt: thái độ thực hành của hs, nề nếp, sự chuẩn bị của hs…
	Hs: kiểm tra máy tính.


	

	2’
	HĐ4: Củng cố
	

	
	- Củng cố lại một số kiến thức vừa học.
	
	


4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:  (1’)
- Về nhà  xem lại các bài tập đã thực hành. Nếu hs nào có máy tính cá nhân thì nên thao tác lại nhiều lần cho thành thạo.

- Xem trước phần tiếp theo, tiết sau chúng ta thực hành.

V. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 12
	Bài thực hành 2: 

VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)


I/ MỤC TIÊU:

Học sinh phải đạt được:

1) Kiến thức:

· Giúp hs tiếp tục làm quen cách soạn thảo, chỉnh sửa, biên dịch, chạy  và xem kết quả hoạt động của chương trình trong môi trường Turbo Pascal.

· Giúp hs làm quen với các biểu thức số học trong chương trình Pascal.

· Học sinh biết được cách viết 1 chương trì  nh thông báo kết quả ra màn hình.

2) Kó naêng:


- Mô tả được thuật toán đơn giản bằng liệt kê các bước.

3) Thái độ:

- Ham thích môn học, cẩn thận và tinh thần làm việc theo nhóm, nâng cao ý thức và lòng say mê học tập. 

II. CHUẨN BỊ:
1) Chuẩn bị của giáo viên:

-Giáo án

-Đồ dùng dạy học: Hình 1 SGK

2)  Chuẩn bị của học sinh:

-Chuẩn bị bài trước ở nhà

-Vở ghi chép, bút, thước, sách GK.

III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Ổn định tình hình lớp (1’)

- Điểm danh học sinh trong lớp

2) Kiểm tra bài cũ: 
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	? Cho biết kết quả của các phép tính toán sau đây:

a. 5 mod 2 =?
b. 5 div 2 = ?

c. (7 mod 2) + 1 = ?
	* Trả lời:
a. 5 mod 2 = 1

b. 5 div 2 = 2

c. ( 7 mod 2) + 1 = 2


	


* Nhận xét của giáo viên.

3) Giảng bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’) 
Các em đã học qua cách viết 1 chương trình thông báo kết quả, vậy tiết học hôm nay các em sẽ vận dụng những gì đã học để viết các chương trình sau.

b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	5’
	HĐ1: Chuẩn Bị
	

	
	- Giáo viên quy địng số máy cho từng hs theo đúng số thứ tự.

- Giáo viên nhắc nhở hs về các quy định trong phòng thực hành.
	- Hs về vị trí thực hành theo đúng quy địng của giáo viên
	

	35’
	HĐ2: Tiến trình thực hành
	Bài 2: Tìm hiểu các phép chia lấy phần nguyên và phép chia lấy phần dư với số nguyên. Sử dụng các câu lệnh tạm dừng chương trình.

a) Mở tệp mới và gõ chương trình như SGK.

b) Dịch và chạy chương trình. Quan sát các kết quả nhận được và cho nhận xét về các kết quả đó.

c) Thêm các câu lệnh Delay(5000) vào sau mỗi câu lệnh writeln trong chương trình trên. Dịch và chạy chương trình. Quan sát chương trình tạm dừng 5 giây sau khi in từng kết quả ra màn hình.

d) Thêm câu lệnh readln vào chương trình (trước từ khóa end). Dịch và chạy chương trình. Quan sát kết quả hoạt động của chương trình. Nhấn phím Enter để tiếp tục.

Bài 3: Tìm hiểu thêm về cách in dữ liệu ra màn hình

- Mở lại tệp chương trình CT2.pas và sửa lại 3 lệnh cuối ( dịch và chạy CT ( quan sát kết quả trên màn hình  ( rút ra nhận xét

	
	- Giáo viên yêu cầu hs làm bài tập 2a SGK/ 22 vào vở bài tập của mình.

- Giáo viên yêu cầu 4 hs lên bảng làm từng câu trong bài 1a.

- Gv lưu ý thêm: chỉ được dùng dấu ngoặc đơn để nhóm các phép toán.

- Gv: trong quá trình thực hành nếu những phần nào quan trọng thì yêu cầu hs nên ghi lại vào vở.

- Gv: theo dõi và uốn nắn, nhắc nhở quá trình thực hành của hs.

- Gv: nên chú ý cách gõ, các dấu chấm phẩy, từng câu lệnh….

- Gv: ý nghĩa của những biểu thức được đặt trong dấu nháy đơn?

- Gv lưu ý thêm: các biểu thức Pascal được đặt trong câu lệnh writeln là để in ra kết quả. Các em sẽ có cách viết khác sau khi làm quen với khái niệm Biến ở bài 4.

- Gv: yêu cầu Hs lưu chương trình với tên CT2.pas. sau đó dịch và chạy chương trình để kiểm tra kết quả nhận được trên màn hình. 

- Gv: theo dõi và giúp hs sữa lỗi nếu hs không tự sữa lỗi được.

Alt-F9: dịch chương trình

Ctrl-F9: chạy chương trình

	- HS lên bảng

- Hs phải chú ý sử dụng đúng các kí hiệu trong Pascal

- Hs khởi động pascal và làm tiếp bài tập 1b/ 22.

- HS lưu chương trình
	

	2’
	HĐ3: Tổng kết
	

	
	Gv: yêu cầu 
lớp trưởng và lớp phó kiểm tra máy tính.

Gv: kiểm tra máy tính thực hành của hs.

Gv: đánh giá tiết thực hành của hs qua các mặt: thái độ thực hành của hs, nề nếp, sự chuẩn bị của hs…
	HS: kiểm tra máy tính.
	


4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:  (1’)
- Về nhà học tất cả những nội dung từ đầu năm đến giờ, tiết sau kiểm tra 1 tiết lý thuyết tại lớp.

V. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 13
	KIỂM TRA 1 TIẾT


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Học sinh phải đạt được:

1- Kiến thức:  Giúp HS nắm vững các kiến thức cơ bản đã học ở các bài học trước .


2- Kỹ năng: 


- Rèn luyện kỹ năng mở giao diện Pascal


- Rèn luyện kỹ năng thao tác trên Tubor  Pascal, biết sử dụng các ký hiệu trong ngôn Pascal và biết viết 1 chương trình Pascal đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình.

3- Thái độ:

-    Nghiêm túc, trật tự trong quá trình làm bài kiểm tra.

· Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác

· Có ý thức về một số vấn đề về xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.

II. MA TRẬN ĐỀ:
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Bài 1:

 Máy tính và chương trình máy tính
	-  Biết được khái niệm chương trình máy tính và ngôn ngữ lập trình là gì?
- Biết được chương trình dịch.
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	3
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	1.5
	
	
	
	
	
	1.5đ = 15%

	Bài 2:

Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình.
	- Biết được từ khóa và tên của chương trình được quy định như thế nào?
	- Hiểu biết cấu trúc chung của chương trình gồm những phần nào.
	- Nhận thức được công dụng và sự khác nhau khi sử dụng 2 lệnh Write và Writeln.
	
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	1
	
	
	
	3

	Số điểm
	0.5
	0.5
	
	2.0
	
	
	3.0đ=30%

	Bài 3:

Chương trình máy tính và dữ liệu.
	- Biết được các phép toán với dữ liệu kiểu số.
	- Hiểu được các kiểu dữ liệu.
- Hiểu biết được các phép toán với dữ liệu kiểu số.
	- Vận dụng những hiểu biết dữ liệu và kiểu dữ liệu, các phép toán với dữ liệu để hoàn thành bài tập.
- Hiểu được trình tự khi viết một chương trình hoàn chỉnh.
	- Vận dụng những hiểu biết về các kiểu dữ liệu và các phép toán về dữ liệu để viết các chương trình.
	

	Số câu hỏi
	1
	2
	2
	1
	
	6

	Số điểm
	0.5
	1.0
	3.0
	
	1.0
	5.5đ=55%

	TS caâu 
	5
	3
	4
	12

	TS điểm
	2.5đ                      25%
	1.5đ                     15%
	6.0đ                               60%
	10 ủ


III. ĐỀ KIỂM TRA:
A. Phần trắc  nghiệm:(4.0 đ)
Bài1:  Điền dấu ‘x’ vào ô lựa chọn đúng nhất . (2 đ)
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Lệnh khai báo tên chương trình trong ngôn ngữ lập trình Pascal là Begin.
	
	

	b) Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.
	
	

	c) Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính được gọi là ngôn ngữ lập trình.
	
	

	d) Các dữ liệu kiểu số tham gia vào  phép toán “div” và “mod” đều có kiểu dữ liệu là số nguyên và số thực.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	
	


Bài 2: Khoanh tròn vào phương án “đúng nhất” . (2 điểm)
1. Cho m=’489’ theo các em, m thuộc kiểu dữ liệu nào?


A. Kiểu Integer
B. Kiểu Byte

C. Kiểu String
 

2. Kết qua ûphép chia lấy phần nguyên của hai số 16 và 5 là:

A. 16 div 5 = 1
B. 16 div 5 = 3
C. 16 mod 5 = 3

3. Tên nào dưới đây là tên không hợp lệ .


A. Pascal

B. 8A
     
C. BeginProgram

D. TAM_GIAC


4. Chương trình dịch là:


A. Chương trình dịch từ tiếng Anh sang tiếng việt.


B. Chương trình dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.


C. Chương trình dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình.

B. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Bài 1. Cho biết công dụng của lệnh  Write và Writeln.  Phân biệt sự khác nhau giữa lệnh Write và Writeln? (2điểm)
Bài 2 (2,0 điểm) 
1/ Chuyển các biểu thức toán dưới đây bằng các kí hiệu trong pascal: (1đ)

a. 15 x 4 – 30 + 45




b.

 2/ Chuyển các biểu thức được viết trong pascal sau đây thành các biểu thức toán: (1đ)
a. (a + b)*(a – b)* x/y;

b. (a*b + c*c);
Bài 3 (2 điểm): 
a) Viết chương trình in ra màn hình biểu thức và kết quả của biểu thức đó: và cho biết kết quả sau khi viết chương trình.

  

b) Hãy sắp xếp theo thứ tự đúng, sửa lỗi sai và cho biết kết quả sau khi sửa:

A. writeln ( Chao cac ban )


B. begin 

C. program  

D. vidu1




E. End


F. uses crt

IV. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:
A. Phần trắc  nghiệm:

Bài1:  Điền dấu ‘x’ vào ô lựa chọn đúng nhất . (2.0 đ)
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Lệnh khai báo tên chương trình trong ngôn ngữ lập trình Pascal là Begin.
	
	X

	b) Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.
	X
	

	c) Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính được gọi là ngôn ngữ lập trình.
	X
	

	d) Các dữ liệu kiểu số tham gia vào  phép toán “div” và “mod” đều có kiểu dữ liệu là số nguyên và số thực.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	
	X


Bài 2: Khoanh tròn vào phương án “đúng nhất” . (2.0 đ)
	
	A
	B
	C

	1
	
	
	X

	2
	
	X
	

	3
	
	X
	

	4
	
	X
	


B. TỰ LUẬN ( 6.0 điểm)
Bài 1. (2.0điểm)

Công dụng của lệnh  Write và Writeln là hiển thị kết quả ra màn hình.

Sự khác nhau giữa lệnh Write và Writeln là:

Lệnh Write: sau khi in kết quả ra màn hình, con trỏ ko xuống hàng.

Lệnh Writeln: sau khi in kết quả ra màn hình, con trỏ tự động xuống hàng.
Bài 2 (2,0 điểm) 
1/ Chuyển các biểu thức toán dưới đây bằng các kí hiệu trong pascal:

a/    15.4 – 30 + 45
=> 15*4-30+45


b/

=> ((20+10)/(6+5)-30/(12+2))4/2

2/ Chuyển Các Biểu Thức Được Viết Trong Pascal Sau Đây Thành Các Biểu Thức Toán
a/ (a + b)*(a – b)* x/y; => (a+b).(a-b).
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b/ (a*b + c*c);=>  a.b+c2
Bài 3 (2 điểm): 

a) program bai3;

uses crt;

begin

write(‘((4/2+2/2)*(4/4+3/3))/1/2=’, ((4/2+2/2)*(4/4+3/3))/1/2);

end.

b) Program vidu1;

Uses crt;

Begin

Write(‘chao cac ban’);

End.

Kết quả hiển thị trên màn hình là: chao cac ban

V. KẾT QUẢ:
	Lớp
	TSHS
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém
	TB trở lên

	8A4
	
	
	
	
	
	
	

	8A5
	
	
	
	
	
	
	

	8A6
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng 
	
	
	
	
	
	
	


VI. NHẬN XÉT, RÚT KINH NGHIỆM:
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 14
	Bài 4:

SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH


I. MỤC TIÊU :  

Học sinh phải đạt được:

1) Kiến thức: 

- Học sinh biết vai trò của biến trong lập trình;

- Học sinh biết khái niệm biến.

2) Kó naêng:    
 - Biết khai báo biến, gán giá trị và tính toán với giá trị của biến

3) Thái độ: 
 - Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ: 

1. Chuẩn bị của Giáo viên  : 


- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án

- Đồ dùng dạy học như máy tính, projector,...


2. Chuẩn bị của Học sinh :


- Đọc trước bài.

- SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Ổn định tình hình lớp (1’)        - KiĨm tra sÜ sè :  
2) Kiểm tra bài cũ (5’)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	1. Viết lệnh in lên màn hình thông báo : ‘20 + 5 =’
	Trả lời:  write(‘20 + 5 =’);
	10đ

	2. Viết lệnh in lên màn hình kết quả phép toán : 20+5.
	Trả lời:  write(‘20 + 5 =’, 20+5);


	

	3. Viết lệnh nhập giá trị của 1 số.
	Trả lời:  write(‘nhap gia tri cua n’); readln(n);


	


* Nhận xét của giáo viên.

3) Giảng bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’) 

Tiết trước chúng ta đã làm quen với các kiểu dữ liệu và các kiểu dữ liệu đó dùng để ứng dụng vào đâu thì hôm nay bài này sẽ giúp ta hiểu được điều đó.
         b.Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	15’
	HĐ1: Biến là công cụ trong lập trình
	1. Biến là công cụ trong lập trình.

- Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu nay có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.

- Dữ liệu do biến lưu trữ được gọi là giá trị của biến.

* Ví dụ 1 : 

In kết quả phép cộng 15+5 lên màn hình viết lệnh :

writeln(15+5);

In lên màn hình giá trị của biến x + giá trị của biến y viết lệnh : 

writeln(X+Y);
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* Ví dụ 2 : 

Tính và in giá trị của các biểu thức 
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 ra màn hình.

Cách làm : 

X ( 100 + 50

Y ( X/3

Z ( X/5

	
	- Biến là gì ? Biến có vai trò gì trong chương trình ?

- Viết lệnh in kết quả phép cộng 15+5 lên màn hình ?

- Muốn in lên màn hình kết quả của một phép tính khác thì làm thế nào ?

- Đưa hình ảnh lên màn hình và phân tích gợi mở.

- Trình bày cách tính hai biểu thức bên ?

- Đưa ra cách làm và phân tích.

- Tương tự vậy, các em hãy làm ví dụ 2:
	- Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu nay có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.
- Viết bảng phụ 

writeln(15+5);

- Tiến hành sửa chương trình.

- Quan sát, lắng nghe để hiểu thế nào là biến và vai trò của biến.

- In lên màn hình giá trị của biến x + giá trị của biến y viết lệnh : 

X ( 100 + 50

Y ( X/3

Z ( X/5
	

	15’
	HĐ2: Khai báo biến
	2. Khai báo biến
của biến.

* Ví dụ :

 [image: image19.emf]varm,n: integer;

S, dientich: real;

thong_bao: string;


Trong đó : 

· var là từ khoá của ngôn ngữ lập trình dùng để khai báo biến,

· m, n là các biến có kiểu nguyên (integer),

· S, dientich là các biến có kiểu thực (real), 

· thong_bao là biến kiểu xâu (string). 

· Dạng tổng quát : 

Var    danh sách biến  :  kiểu dữ liệu;

danh sách biến  là danh sách 1 hoặc nhiều tên biến và được cách nhau bởi dấu;

kiểu  dữ liệu là một trong các kiểu dữ liệu của pascal.



	
	- Việc khai báo biến gồm khai báo những gì ?

- Viết một ví dụ về khai báo biến rồi giải thích thành phần?

- Thu kết quả nhận xét và cho điểm.

- Viết dạng tổng quát để khai báo biến trong chương trình.
	- Việc khai báo biến gồm : 

+ Khai báo tên biến;
+ Khai báo kiểu dữ liệu 

- Ví dụ : [image: image20.emf]varm,n: integer;

S, dientich: real;

thong_bao: string;


Trong đó : 

var là từ khoá của ngôn ngữ lập trình dùng để khai báo biến,

m, n là các biến có kiểu nguyên (integer),

S, dientich là các biến có kiểu thực (real), 

thong_bao là biến kiểu xâu (string). 


	

	7’
	Củng cố
	

	
	1. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng cho khai báo biến số ?

a)var tb: real; 

b)var 4hs: integer; 

c)const x: real; 

d)var R = 30;
2. Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải các bài toán dưới đây:

a) Tính diện tích S của hình tam giác với độ dài một cạnh a và chiều cao tương ứng h (a và h là các số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím).

b) Tính kết quả c của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của hai số nguyên a và b.
	Đáp án : 

1. a

2. a) Var a, h: integer; S: kiểu số thực
    b) Var a, b, c, d: integer;


	


 4)Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo(1’)

1. Nắm vững khái niệm biến và chức năng của biến trong chương trình.

2. Học thuộc cách khai báo biến và lấy ví dụ.

3. Đọc trước phần 3, 4 trong bài.

IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 15
	Bài 4:

SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH


I. Mục tiêu :  

Học sinh phải đạt được:

1) Kiến thức: 

- HS hiểu cách sử dụng biến và lệnh  gán.

- Biết khái niệm hằng và cách sử dụng hằng số trong chương trình ;

2) Kó naêng:

- Biết khai báo hằng  và sử dụng hằng

3) Thái độ: 

- Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ: 

1. Chuẩn bị của Giáo viên  - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án
- Đồ dùng dạy học như máy tính, projector,..


2. Chuẩn bị của Học sinh :
- Đọc trước bài.

- SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Ổn định tình hình lớp (1’)

- Kiểm tra sĩ số :  
- ổn định trật tự : 

2) Kiểm tra bài cũ (5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	1. Biến dùng để làm gì trong chương trình ?  
	Traỷ lụứi:  Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu nay có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.


	10đ

	2. Viết cách khai báo biến và cho ví dụ cụ thể ?
	Trả lời:  Việc khai báo biến gồm : 

+ Khai báo tên biến;

+ Khai báo kiểu dữ liệu của biến.

* Ví dụ :

 [image: image21.emf]varm,n: integer;

S, dientich: real;

thong_bao: string;


	


* Nhận xét của giáo viên.

3) Giảng bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’)

 Tiết trước chúng ta đã làm quen với khai báo biến tiếp theo tiết này chúng ta làm quen với hằng và cách khai báo hằng.
         b.Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	20’
	HĐ1: Học sinh biết cách sử dụng biến trong chương trình.
	3. Sử dụng biến trong chương trình
- Muốn dùng biến ta phải thực hiện các thao tác : 

+ Khai báo biến thuộc kiểu nào đó.

+ Nhập giá trị cho biến hoặc gán giá trị cho biến.

+ Tính toán với giá trị của biến.

- Lệnh để sử dụng biến  :

+ Lệnh nhập giá trị cho biến từ bàn phím :


Readln(tên biến);

+ Lệnh gán giá trị cho biến :

Tên biến := Biểu thức cần gán giá trị cho biến;

- Ví dụ : 

Lệnh 

ý nghĩa

X:=12;
Gán giá trị số 12 vào biến nhớ X.

X:=Y;
Gán giá trị đã lưu trong biến nhớ Y vào biến nhớ X.

X:=(a+b)/2;
Thực hiện phép toán tính trung bình cộng hai giá trị nằm trong hai biến nhớ a và b. Kết quả gán vào biến nhớ X.

X:=X+1;
Tăng giá trị của biến nhớ X lên 1 đơn vị, kết quả gán trở lại biến X.



	
	- Sau khi khai báo biến, muốn sử dụng biến phải làm cho biến có giá trị bằng 1 trong 2 cách (nhập hoặc gán).

-  Khi khai báo biến y thuộc kiểu Interger thì phải nhập giá trị cho biến y như thế nào ?

- Khi nhập hoặc gán giá trị mới cho biến thì giá trị cũ có bị mất đi hay không ?

- Em naứo neõu cấu trúc lệnh gán 

 Đưa ra màn hình bảng các ví dụ về lệnh gán.

Lệnh

ý nghĩa

X:=12;
Gán giá trị đã lưu trong biến nhớ Y vào biến nhớ X.

X:=(a+b)/2;
Tăng giá trị của biến nhớ X lên 1 đơn vị, kết quả gán trở lại biến X.


	- Nhập giá trị cho y là những số nguyên.
- Giá trị mới cho biến thì giá trị cũ bị mất đi.
Lệnh

ý nghĩa

X:=12;
Gán giá trị đã lưu trong biến nhớ Y vào biến nhớ X.

X:=(a+b)/2;
Tăng giá trị của biến nhớ X lên 1 đơn vị, kết quả gán trở lại biến X.


	

	10’
	HĐ2: HS biết khái niệm và cách sử dụng hằng trong chương trình.
	4. Hằng 

- Hằng là đại lượng để lưu trữ dữ liệu và có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

- Cách khai báo hằng :

Const    tên hằng =giá trị của hằng ;

Ví dụ : 

[image: image22.emf]const pi = 3.14;

 bankinh = 2;





	
	- Nêu khái niệm ngắn gọn về hằng ?

- Viết cách khai báo hằng số và 1 ví dụ cụ thể.

- Nhận xét và chốt khái niệm hằng, cách khai báo hằng, ví dụ.

- Có thể dùng lệnh gán để thay đổi giá trị của hằng không ? 
- Khi cần thay đổi giá trị của hằng ta làm như  thế nào ?
	- Hằng là đại lượng để lưu trữ dữ liệu và có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

- Cách khai báo hằng :

Const    tên hằng =giá trị của hằng ;

Ví dụ : 

[image: image23.emf]const pi = 3.14;

 bankinh = 2;


-Khoõng theồ dùng lệnh gán để thay đổi giá trị của hằng 

- Thay đổi giá trị của hằng ta thay đổi đầu chương trình.
	

	5’
	Củng cố
	

	
	- Chốt khái niệm hằng và biến.
Hệ thống kiến thức bằng SĐTD


1. Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?

a) A:= 4;




b) X:= 3242;


c) X:= '3242';




d) A:= 'Ha Noi'.
	- Đọc phần ghi nhớ sgk.
- Đáp án:

1. a,c: hợp lệ

b,d: không hợp Lử
	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo(3’)

1. Học thuộc khái niệm và cách khai báo biến, hằng.

2. Làm bài 2, 3, 5/33.
IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
	Tiết: 16
	BÀI TẬP


I. MỤC TIÊU: 

Học sinh phải đạt được:

1) Kiến thức: Hiểu được cách khai báo hàm và khai báo hằng, hiểu được khi nào dùng biến, khi nào dùng hằng, biết được các dữ  kiểu dữ liệu trong pascal.

2) Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức để hoàn thành bài tập.

3) Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ: 
1) Giáo viên: Giáo án, thước kẽ, SGK.

2) Học sinh: SGK, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tình hình lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	1. Biến dùng để làm gì trong chương trình ?  
	Traỷ lụứi:  Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu nay có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.


	10đ

	2. So sánh  sự giống và khác nhau giữ biến và hằng?
	+ Giống nhau: Đều là 2 đại lượng dùng để lưu trữ dữ liệu.
+ Khác nhau:

· Biến: sẽ thay đổi trong khi thực hiện chương trình

· Hằng: sẽ không đổi trong khi thực hiện chương trình
	


* Nhận xét của giáo viên.

3) Giảng bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1’) 

Ở tiết trước các em đã được làm quen khái niệm biến và hằng, cách khai báo biến và hằng trong chương trình. Tiết học hôm nay các em sẽ áp dụng những kiến thức đã học đó để hoàn thành bài tập này.

b. Tiến trình bài dạy:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	15’
	HĐ1: Ôn lại kiến thức
	Bài tập

	
	- Em nào nhắc lại cho thầy biết cách khai báo biến và hằng?

- là một biến hay nhiều biến? Nếu nhiều biến thì các biến đó đc cách nhau bởi dấu gì?

- Theo các em hiểu thế nào biến?

- Vậy theo các em, dữ liệu lưu trữ  hằng có thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình không?

- Theo các em dữ liệu lưu trữ trong biến có phụ thuộc vào khai báo biến không?
	Var  danhsachtenbien : kiểu dữ liệu;

Const  biến=giá trị;

- Theo các em, danhsachtenbien  gồm nhiều biến và đc cách nhau bởi dấu,

- Biến là 1 đại lượng dùng để lưu trữ dữ liệu và giá trị đc lưu trữ trong biến có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.

- Không.

- Có
	

	20’
	HĐ2:  Bài tập
	Bài 1:  giả sử

Var  a: real;

       X: String

Các phép gán sau đây có hợp lệ không? Vì sao?

a) A:=4
b) x:=3242

c) x:=’3242’
d) x:=’Hanoi’

Bài làm:

- a, c, d hợp lệ

- b: không hợp lệ

vì X khai báo là kiểu xâu ký tự, nhưng phép gán ở trên thì gán giá trị x cho 1 số nguyên là 3242. cho nên sai.

Bài 2: SGK

- Đối với biến: dữ liệu lưu trữ trong biến thay đổi trong khi thực hiện chương trình. Còn Hằng thì không.

 Ví dụ: 

Bài 3:

- Giả sử đã khai báo hằng Pi với giá trị 3.14, không thể gán pi trong phần thân chương trình được vì hằng số thì dữ liệu của nó không đổi trong khi chạy chương trình.

Bài 4: 

A đúng

b. sai vì tên biến bắt đầu bắt buộc phải là ký tự chữ cái. 

Var bonHS : integer;

c. sai vì theo cú pháp của nó là ko có dấu : và sau đó ko phải là kiểu dữ liệu.

const x=4; 

d. sai vì …

var r: byte;

Bài 5: 

Var a,b: real;

Const c=3;

Begin


A:=200;


B:=a/c;


Write(b);


Readln;

End.

	
	- Gọi Hs lên bảng làm bài

- GV cho nhận xét.

- GV nhận xét, giải thích.

- Gọi HS làm bài 2 

Gọi Hs lên bảng làm bài

- GV cho nhận xét.

- GV nhận xét, giải thích.

- Các câu còn lại vì sao sai?

Sai chỗ nào? Và sửa lại cho đúng
	- HS lên bảng làm.

- HS lên bảng làm.

- Trả lời.


	

	2’
	HÑ3:Cuûng coá
	

	
	- Củng cố lại những kiến thức vừa học.
	
	


4)  Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1’) 

-Về nhà xem trước nội dung bài tiếp theo, hôm sau chúng ta thực hành. 

- Ai chưa làm xong, tiếp tục về nhà làm.

IV. RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 17
	Bài thực hành 3:

KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN


I. Mục tiêu :  

Học sinh phải đạt được:

1) Kiến thức: 

· Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình. 

· H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến.

· Kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với read(). readln() để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím.

· Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên, kiểu số thực.

· Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến.

2) Kĩ năng:

   - Rèn kĩ năng sử dụng biến trong chương trình.

3) Thái độ: 

- Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ:
1) Chuẩn bị của Giáo viên  : 

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án.

2) Chuẩn bị của Học sinh :
- Đọc trước bài.

- SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Ổn định tình hình lớp (1’)

- Kiểm tra sĩ số :  
2) Kiểm tra bài cũ (5’)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	1. Viết các kiểu dữ liệu trong Pascal.

 Viết dạng tổng quát để khai báo biến.


	Trả lời:  
Var    danh sách biến  :  kiểu dữ liệu;

danh sách biến  là danh sách 1 hoặc nhiều tên biến và được cách nhau bởi dấu;

kiểu  dữ liệu là một trong các kiểu dữ liệu của pascal.


	10đ


* Nhận xét của giáo viên.

3) Giảng bài mới: 

a. Giới thiệu bài : (1’)

Về cơ bản các em đã tìm hiểu và biết cách khai báo biến và hằng trong chương trình. Để giúp các em nắm vững kiến thức và thực hiện thành thạo cũng như nhận biết được khi nào sử dụng biến, khi nào sử dụng hằng để khai báo khi gặp một bài toán cụ thể. Tiết thực hành hôm nay sẽ giúp các em hiểu hơn.
b. Tiến trình bài dạy:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	5’
	HĐ 1 :
	- Khởi động và kiểm tra tình trạng máy tính của mình => Báo cáo tình hình cho GV.

- Ổn định vị trí trên các máy.

	
	GV : Đóng điện

GV : Xác nhận kết quả báo cáo trên từng máy.

GV : Phổ biến nội dung yêu cầu chung trong tiết thực hành là khai báo và sử dụng biến, hằng.
	- HS giữ trật tự và chú ý theo dõi GV hướng dẫn.
	

	30’
	HĐ 2:
	

	
	GV: Gợi ý công thức cần tính: 

Tiền thanh toán = Đơn giá ( Số lượng + Phí dịch vụ
GV : Chương trình này cần khai báo những biến nào ?

GV : Đưa từng phần của chương trình lên màn hình.

GV : Giải thích sơ bộ từng phần vừa đưa lên.

GV : Đi các máy kiểm tra và hướng dẫn, uốn nắn H cách soạn thảo chương trình.

GV : Kết hợp đánh giá và cho điểm H qua tiết thực hành.

GV : Đi các máy kiểm tra và hướng dẫn giúp H hiểu cách sử dụng biến và các thao tác để làm việc với 1 chương trình có sử dụng biến.
	HS : Đọc bài toán trong SGK và nghiên cứu.

HS  : Nghiên cứu

SGK trả lời 

HS : Làm câu a theo yêu cầu SGK.

HS : Làm câu b, c, d theo yêu cầu SGK.
	Bài 1

Viết chương trình Pascal có khai báo và sử dụng biến.

Bài toán: Một cửa hàng cung cấp dịch vụ bán hàng thanh toán tại nhà. Khách hàng chỉ cần đăng kí số lượng mặt hàng cần mua, nhân viên cửa hàng sẽ trả hàng và nhận tiền thanh toán tại nhà khách hàng. Ngoài trị giá hàng hoá, khách hàng còn phải trả thêm phí dịch vụ. Hãy viết chương trình Pascal để tính tiền thanh toán trong trường hợp khách hàng chỉ mua một mặt hàng duy nhất.

program Tinh_tien;

uses crt;
var

   soluong: integer; 

   dongia, thanhtien: real; 

   thongbao: string;

const phi=10000;

begin

   clrscr;

thongbao:='Tong so tien phai thanh toan : ';

   {Nhap don gia va so luong hang}

   write('Don gia = '); readln(dongia);

   write('So luong = ');readln(soluong); 

   thanhtien:= soluong*dongia+phi;

   (*In ra so tien phai tra*)

   writeln(thongbao,thanhtien:10:2);

   readln

end.  

a) Lưu chương trình với tên TINHTIEN.PAS. Dịch và chỉnh sửa các lỗi gõ, nếu có.

b) Chạy chương trình với các bộ dữ liệu (đơn giá và số lượng) như sau (1000, 20), (3500, 200), (18500, 123). Kiểm tra tính đúng của các kết quả in ra.

c) Chạy chương trình với bộ dữ liệu (1, 35000). Quan sát kết quả nhận được. Hãy thử đoán lí do tại sao chương trình cho kết quả sai.



	2’
	HĐ 3: Củng cố
	

	
	- Củng cố lại những kiến thức vừa học.
	
	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1’)

Chuẩn bị bài 2 và phần tổng kết để tiết sau thực hành tiếp.

IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 18
	Bài thực hành 3:

KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN


I. Mục tiêu :  

Học sinh phải đạt được:

1) Kiến thức: 

· Kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với read(). readln() để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím.

· Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến.

· Hiểu cách khai báo và sử dụng hằng.

· Hiểu và thực hiện được việc tráo đổi giá trị của hai biến.

2) Kĩ năng:
   - Rèn kĩ năng sử dụng biến trong chương trình.

3) Thái độ: 
- Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ: 
1) Chuẩn bị của Giáo viên  : 

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án

- Đồ dùng dạy học như máy tính, projector,...

2) Chuẩn bị của Học sinh :

- Đọc trước bài.

- SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Ổn định tình hình lớp (1’)

- Kiểm tra sĩ số :  
- Ổn định trật tự : 

2) Kiểm tra bài cũ:  (5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	1. Hằng là gì? Viết khai báo hằng và cho ví dụ?

	- Hằng là đại lượng để lưu trữ dữ liệu và có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

- Cách khai báo hằng :

Const    tên hằng =giá trị của hằng ;

Ví dụ : 

[image: image24.emf]const pi = 3.14;

 bankinh = 2;





	10đ


* Nhận xét của giáo viên.

3) Giảng bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’)

Tiết thực hành trước các em đã được làm quen một số chương trình có sử dụng biến và hằng trong khi khai báo chương trìn. Tiết thực hành này các em tiếp tục hoàn thiện các bài còn lại.
b. Tiến trình bài dạy:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	5’
	HÑ 1 :  Chuẩn bị
	- Khởi động và kiểm tra tình trạng máy tính của mình => Báo cáo tình hình cho GV.

- Ổn định vị trí trên các máy.



	
	GV : Đóng điện

GV: Xác nhận kết quả báo cáo trên từng máy.

GV: Phổ biến nội dung yêu cầu chung trong tiết thực hành là khai báo và sử dụng biến, hằng.
	
	

	20’
	HĐ 2 :  Rèn kỹ năng soạn, dịch, chạy chương trình có sử dụng biến
	Bài 2. Thử viết chương trình nhập các số nguyên x và y, in giá trị của x và y ra màn hình. Sau đó hoán đổi các giá trị của x và y rồi in lại ra màn hình giá trị của x và y.

Tham khảo chương trình sau:
program hoan_doi;

var x,y,z:integer;

begin

read(x,y);

writeln(x,' ',y);

z:=x;

x:=y;

y:=z;

writeln(x,' ',y);

readln;
end.


	
	GV : Hướng dẫn HS chỉ ra các bước để giải quyết bài toán này.

GV : Thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn trên các máy.

GV : Để thực hiện tráo đổi giá trị của hai biến ta làm như thế nào ?


	HS : Đọc đề bài 2 SGK và nghiên cứu để hiểu cách làm.

HS : Tham khảo chương trình hoan_doi trong SGK

HS: Soạn, dịch và chạy chương trình này trên máy.


	

	10’
	HĐ 3 :  Giáo viên tổng kết nội dung tiết thực hành.
	TỔNG KẾT
1. Cú pháp khai báo biến trong Pascal: 

var <danh sách biến>: <kiểu dữ liệu>;

trong đó danh sách biến gồm tên các biến và được cách nhau bởi dấu phẩy. 

2. Cú pháp lệnh gán trong Pascal:

<biến>:= <biểu thức>

3. Lệnh read(<danh sách biến>) hay readln(<danh sách biến>), trong đó danh sách biến là tên các biến đã khai báo, được sử dụng để nhập dữ liệu từ bàn phím. Sau khi nhập dữ liệu cần nhấn phím Enter để xác nhận. Nếu giá trị nhập vào vượt quá phạm vi của biến, nói chung kết quả tính toán sẽ sai.

Nội dung chú thích nằm trong cặp dấu { và } bị bỏ qua khi dịch chương trình. Các chú thích được dùng để làm cho chương trình dễ đọc, dễ hiểu. Ngoài ra có thể sử dụng cặp các dấu (* và *) để tạo chú thích.

	
	GV : Đưa lên màn hình nội dung chính cần đạt trong 2 tiết thực hành này (SGK)

GV : Có thể giải thích thêm (nếu cần)
	HS : Đứng tại chỗ đọc lại.
	

	2’
	HÑ 4 : Củng cố
	

	
	Nhắc  lại 1 vài kiến thức vừa học.
	
	


 4)Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo(1’)

   - Về nhà xem trước nội dung bài 5, tiết sau chúng ta học.

IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 19
	Bài 5:

TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH


I. MỤC TIÊU

Học sinh phải đạt được:

1- Kiến thức:

· Tìm hiểu một số bài toán cụ thể, biết khái niệm bài toán.

· Xác định được Input, Output của một bài toán đơn giản;


2- Kyõ naêng: 

-    Rèn luyện những kĩ năng

· Phân tích, phát huy ý tưởng học sinh

3- Thái độ:

- Nghiêm túc, trật tự nghe giảng bài và ghi chép đầy đủ.

- Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác

II. CHUẨN BÒ:Ø 
     1- Chuẩn bị của Giáo viên:
- Các câu hỏi và bài tập mẫu.
     2- Chuẩn bị của Học sinh:

- Đọc trước bài

- SGK, Đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1- Ổn định tình hình lớp: (1’)
· Kiểm tra sĩ số  lớp, số học sinh vắng mặt.


2- Kiểm tra bài cũ(5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	1. Hằng là gì? Viết khai báo hằng và cho ví dụ?

	- Hằng là đại lượng để lưu trữ dữ liệu và có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

- Cách khai báo hằng :

Const    tên hằng =giá trị của hằng ;

Ví dụ : 

[image: image25.emf]const pi = 3.14;

 bankinh = 2;





	10đ


* Nhận xét của giáo viên.


3- Giảng bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1’) 

Thường thì trước khi giải một bài toán cụ thể ta phải xác định được các dữ kiện mà bài toán đã cho. Sau đó vận dụng kiến thức hay công thức để đi giải các bài toán đó. Quá trình đó trong lập trình được gọi là xây dựng thuật toán. Vậy thuật toán là gì, tiết học hôm nay các em sẽ được tìm hiểu.
b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	20’
	HĐ 1 :  Bài toán và xác định bài toán
	1. Bài toán và xác định bài toán
a) Khái niệm bài toán: 

là 1 công việc hay 1 nhiệm vụ cần phải giải quyết.

Ví dụ:  Bài tập toán, Lý, Hóa...

b. Xác định bài toán:

Ví dụ 1:  Tìm diện tích hình tam giác.

- Điều kiện cho trước: Một cạnh và chiều cao tương ứng với cạnh đó.

- Kết quả thu được: Diện tích hình tam giác.

* Xác định bài toán: Tức là cần phải xác định rõ các điều kiện cho trước và  kết quả cần thu được.

Ví dụ 2:  Tìm diện tích hình chữ nhật.

	
	- Em nào cho thầy biết thế nào là bài toán?

- Theo em, có phải là bài tập trong toán học mới gọi là bài toán không?

- Theo em bài tập vật Lý, Hóa học.. có phải là bài toán không?

- Để giải ñược 1 bài toán đã cho thì trước hết các em cần phải xác định được bài toán. Vậy xác định bài toán là gì? Để hiểu ñược vấn để này, các em quan sát ví dụ sau:

- Ai cho thầy biết công thức tính S tam giác.

- Để tính ñược S tam giác thì cần phải biết gì trước?

- Cạnh và chiều cao tương ứng đấy ng ta gọi là “các điều kiện cho trước”và yêu cầu của đề bài gọi “kết quả cần thu được”
- Tất cả các ý trên ng ta gọi là xác định bài toán. Vậy em nào nhắc lại cho thầy biết, thế nào là xác định bài toán?
 - Tương tự ta có ví dụ 2 về bài toán tính Diện tích hình chữ nhật. Em hãy xác định bài toán?
- Nhận xét rút kinh nghiệm.

- Chúng ta áp dụng những kiến thức trên vào máy tính như thế nào? Để biết điều đó chúng ta tiếp tục tìm hiểu nội dung thứ 2.

	- TL: Bài toán là 1 hay nhiều công việc nào đó, chúng ta cần phải giải quyết. Thì gọi là bài toán.

- Không.

- TL: S=canh x chiều cao tương ứng.

- Cạnh và chiều cao tương ứng.

- Chú lý lắng nghe.

- TL: Là ta cần xác định rõ: các điều kiện cho trước, kết quả càn thu được
- Điều kiện cho trước: Chiều dài và chiều rộng .

- Kết quả thu được: Diện tích hình chữ nhật.

- HS lắng nghe.


	

	15’
	HĐ 2 :  Quá trình giải bài toán trên máy tính
	2. Quá trình giải bài toán trên máy tính

* Khái niệm thuật toán: Thuật toán là 1 dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện để giải 1 bài toán.

* Các bước để nhờ máy giải một bài toán :

· Bước 1 : Xác định bài toán là xác định (thông tin vào - INPUT) và kết quả cần xác định (thông tin ra -OUTPUT).

· Bước 2 : Mô tả  thuật toán là tìm, lựa chọn thuật toán và mô tả nó bằng ngôn ngữ thông thường.

Bước 3 : Viết chương trình là diễn đạt thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình sao cho máy tính có thể hiểu và thực hiện.

	
	GV:Giải toán trên máy tính nghĩa là gì ?

GV: Em hiểu thế nào là thuật toán ?

GV: Để nhờ máy giải một bài toán ta phải thực hiện những bước nào ?

GV: Thu kết quả nhận xét và chốt các bước cơ bản.

GV: Em hiểu thực chất chương trình là gì ?
	HS : Nghiên cứu SGK trả lời.

- Thuật toán là 1 dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện để giải 1 bài toán.

Bước 1 : Xác định bài toán 
Bước 2 : Mô tả  thuật toán 

Bước 3 : Viết chương trình 
HS: Viết lên bảng phụ

HS: chương trình là diễn đạt thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình sao cho máy tính có thể hiểu và thực hiện.
	

	2’
	HĐ 3: Củng cố
	

	
	? Nhắc lại khái niệm về bài toán?

? Thế nào là xác định bài toán.


	-Kh¸i niƯm vỊ bµi to¸n là 1 công việc hay 1 nhiệm vụ cần phải giải quyết.

- Xác định bài toán:

Tức là cần phải xác định rõ các điều kiện cho trước và  kết quả cần thu được.


	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(1’)
- Xác định đầu vào và đầu ra của bài toán : Tính diện tích hình tam giác, nấu một món ăn, vượt qua nút nghẽn giao thông.

- Tự  đưa ra một bài toán rồi xác định đầu vào và đầu ra của bài toán đó.

- Về nhà học bài.
IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 20
	Bài 5:

TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH


I. MỤC TIÊU:

Học sinh phải đạt được:

1- Kiến thức:

· Biết các bước giải bài toán trên máy tính;

· Biết chương trình là thể hiện của thuật toán trên một ngôn ngữ cụ thể.

· Biết mô tả thuật toán bằng phương pháp liệt kê các bước.

· Hiểu thuật toán tính tổng của N số tự nhiên đầu tiên, tìm số lớn nhất của một dãy số.


2- Kyõ naêng:

-
 Rèn luyện những kĩ năng

· Vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các câu hỏi và bài tập.

3- Thái độ:

· Nghiêm túc, trật tự nghe giảng bài và ghi chép đầy đủ.

· Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác

II. CHUẨN BỊ: 
      1- Chuẩn bị của Giáo viên:
-     SGK, SGV, tài liệu, Giáo án

-    Đồ dùng dạy học như máy tính, projector,...

2- Chuẩn bị của Học sinh:

-    Đọc trước bài

-    SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...
· Ôn lại kiến thức đã học.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 


1- Ổn định tình hình lớp: (1’)
· Kiểm tra sỉ số  lớp, số học sinh vắng mặt.


2- Kiểm tra bài cũ: (5’)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	1. Trình bày các bước để giải một bài toán?

	* Các bước để nhờ máy giải một bài toán :

· Bước 1 : Xác định bài toán là xác định (thông tin vào - INPUT) và kết quả cần xác định (thông tin ra -OUTPUT).

· Bước 2 : Mô tả  thuật toán là tìm, lựa chọn thuật toán và mô tả nó bằng ngôn ngữ thông thường.
· Bước 3 : Viết chương trình là diễn đạt thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình sao cho máy tính có thể hiểu và thực hiện.
	10đ


* Nhận xét của giáo viên.


3- Giảng bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1’)
 Tiết trước các em đã được  tìm hiểu thuật toán là gì, vậy cách diễn đạt hay mô tả  thuật toán đó như thế nào? Để biết ñược điều đó chúng ta bắt đầu tìm hiểu nội dung tiếp theo của bài này.
b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	35’
	HĐ1 : Thuật toán và mô tả thuật toán
	3. Thuật toán và mô tả thuật toán
VD1: Pha trà mời khách

SGK

VD2:  Mô tả thuật toán giải phương trình bậc nhất với dạng tổng quát: 

bx + c = 0

INPUT: các số b và c.

OUTPUT: nghiệm của phương trình bậc nhất.

Bước 1: Nếu b=0 chuyển tới bước 3.

Bước 2: Tính nghiệm của phương trình x= - 
[image: image26.wmf]b

c

 và chuyển tới bước 4.

Bước 3: Nếu c 
[image: image27.wmf]¹

, thông báo phương trình đã cho vô nghiệm. ngược lại (c=0), thông báo phương trình có vô số nghiệm.

Bước 4: Kết thúc.

	
	GV: Viết các lệnh để giải bài toán 2.

GV: Nhận xét và chốt mô hình chương trình trên màn hình.

GV: Chỉ ra các bước cần thiết để pha trà mời khách ?

GV: Mô tả thuật toán là gì ?

GV: Chốt và nhấn mạnh cách mô tả thuật toán.

GV: Đưa ra ví dụ bài toán giải pt ax+b= 0 trên màn hình.

GV: Đưa ra ví dụ bài toán chuẩn bị món trứng tráng.

GV: Đưa ra mô tả thuật toán bằng các bước bị xáo trộn.

GV: Phát biểu khái niệm thuật toán ?

GV: Chốt khái niệm và HS ghi vở
	 HS: Đọc và nghiên cứu để tìm cách giải bài toán.

HS: Hoạt động nhóm viết vào bảng phụ và nộp kết quả khi GV yêu cầu

HS: Nghiên cứu SGK trả lời.

HS: Trả lời theo ý hiểu 

HS: Nghiên cứu SGK

HS: Mô tả thuật toán bằng các bước

HS: Nghiên cứu và sắp xếp lại theo trình tự để giải quyết bài toán.

HS: Trả lời

	

	2’
	HĐ 2: Củng cố
	

	
	Qua tiết học em đã nắm được những kiến thức cơ bản gì ?

GV: Chốt các kiến thức trọng tâm trong tiết học : 
	HS: Nhắc lại những kiến thức cơ bản.
	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(1’)

1. Học thuộc các khái niệm : Giải bài toán là gì, các bước để giải một bài toán, thuật toán là gì, cách mô tả thuật toán như thế nào.

2. Đọc trước phần 4 bài 2 SGK.

IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 21
	Bài 5:

TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH


I. MỤC TIÊU

Học sinh phải đạt được:

1- Kiến thức:
· Hiểu thuật toán tính tổng của N số tự nhiên đầu tiên, so sánh hai số a, b và tính diện tích của một hình cho trửụực.


2- Kỹ năng: Rèn luyện những kĩ năng

· Vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các câu hỏi và bài tập.

3- Thái độ:

· Nghiêm túc, trật tự nghe giảng bài và ghi chép đầy đủ.

· Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác

II. CHUẨN BỊ: 

1- Chuẩn bị của Giáo viên:
-     SGK, SGV, tài liệu, Giáo án

-    Đồ dùng dạy học như máy tính, projector,...

2- Chuẩn bị của Học sinh:
-    Đọc trước bài

-    SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...
· Ôn lại kiến thức đã học.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1- Ổn địnhtình hình lớp: (1’)
· Kiểm tra sỉ số  lớp, số học sinh vắng mặt.


2- Kiểm tra bài cũ: (5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	1. Trình bày các bước để giải một bài toán?

	· * Các bước để nhờ máy giải một bài toán :

· Bước 1 : Xác định bài toán là xác định (thông tin vào - INPUT) và kết quả cần xác định (thông tin ra -OUTPUT).

· Bước 2 : Mô tả  thuật toán là tìm, lựa chọn thuật toán và mô tả nó bằng ngôn ngữ thông thường.
· Bước 3 : Viết chương trình là diễn đạt thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình sao cho máy tính có thể hiểu và thực hiện.

	10đ


* Nhận xét của giáo viên.


3- Giảng bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1’)
Như vậy các em đã được tìm hiểu khái niệm về thuật toán là gì? Nắm được các bước cơ bản để giải một bài toán. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu một số ví dụ minh họa về cách viết thuật toán trong chương trình.
b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	15’


	Hđ1:  HS hiểu bài toán tính diện tích hình cho trước.
	4. Một số ví dụ về thuật toán
a. Ví dụ 1 : Tính diện tích của hình 

[image: image28.png]



(SGK)


	
	GV: Đưa ví dụ lên màn hình.

GV: Nhận xét và đưa ra input, output trên màn hình.

GV: Chiếu thuật toán lên màn hình và phân tích
GV: Đưa bài toán lên màn hình, yêu cầu HS đọc và nghiên cứu.

GV: Cách đơn giản nhất để tính được tổng SUM là gì ?

GV: Phân tích cách cộng dồn.

GV: Đưa màn hình :

+ Mô phỏng thuật toán tính tổng N số tự  nhiên đầu tiên, với N = 5 (trong SGK, N= 100).

Bước

1

2

3

4

5

6

i

1

2

3

4

5

6

i≤ N

§

§

§

§

§

Sai

SUM

1

3

6

10

15

Kết thúc

GV: Đưa bài toán so sánh hai số lên màn hình.

GV: Nhận xét và chốt kiến thức trên màn hình.
	HS: Đọc bài toán và xác định đầu vào, đầu ra của bài toán viết SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...

HS: Nghiên cứu SGK để hiểu thuật toán 

HS: Xác định Input, Output.

HS: Nêu cách của mình.

HS: Nghiên cứu SGK để đưa ra từng bước thuật toán.

HS: Nghiên cứu SGK và xác định bài toán.

HS: Mô tả từng bước thuật toán.


	

	
	
	
	b. Ví dụ 2 : Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.

* Xác định bài toán : 

INPUT: Dãy 100 số tự nhiên đầu tiên (từ 1 đến 100).

OUTPUT: Giá trị SUM = 1 + 2 + ...+ 100.

* Mô tả thuật toán :

Bước 1: Gán SUM ( 1; i ( 1.

Bước 2: Gán i ( i + 1.
Bước 3: Nếu i ≤ 100, thì SUM ( SUM + i và chuyển lên bước 2. Trong trường hợp ngược lại (i > 100), kết thúc thuật toán.

c.  Ví dụ 3 : Cho hai số thực a và b. Hãy ghi kết quả so sánh hai số đó, chẳng hạn “a > b”, “a < b”, hoặc “a = b”.

 (SGK)

	11’
	HĐ2 :  Học sinh biết mô tả thuật toán để đổi giá trị của 2 số x, y
	c. Ví dụ 4 : 

Đổi giá trị của hai biến x và y cho nhau.


(SGK)

d. Ví dụ 5 : 

 Cho hai biến x và y có giá trị tương ứng là a, b với a < b và biến z có giá trị c. Hãy sắp xếp ba biến x, y và z để chúng có giá trị tăng dần.


(SGK)

	
	GV: Đưa ví dụ lên màn hình.

GV: Nhận xét và đưa ra input, output trên màn hình. 

GV: Chiếu thuật toán lên màn hình và phân tích 

GV: Đưa ví dụ

GV: Nêu ý tưởng để sắp xếp x, y, z tăng dần ?

GV: Chiếu thuật toán và phân tích.
	HS: Đọc bài toán và xác định đầu vào, đầu ra của bài toán viết SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...

HS: Nghiên cứu SGK để hiểu thuật

HS: Đọc và phân tích bài toán -> tìm INPUT, OUTPUT.

HS: Nêu theo ý hiểu.
	

	10’
	HĐ3 : Học sinh biết mô tả thuật toán tìm số lớn trong dãy cho trước
	e. Ví dụ 6 :

Tìm số lớn nhất trong dãy A các số a1, 

(SGK)

	
	GV: Yêu cầu H viết INPUT, OUTPUT của bài toán ?

GV: Thu và chiếu màn hình , nhận xét.

GV: Đưa màn hình :

+ Mô phỏng thuật toán tìm số lớn nhất trong dãy số cho trước (SGV)
	HS : Đọc bài toán và phân tích

HS: Viết giấy 

HS: Nghiên cứu SGK để hiểu mô tả thuật toán

HS: Nghiên cứu để đưa ra từng bước thuật toán.
	

	3’
	HĐ 4: Củng cố
	


	
	Qua tiết học em đã được làm quen với những bài toán nào ?

GV: Chốt lại kiến thức trọng tâm. 

Qua tiết học em đã được làm quen với những bài toán nào ?

GV: Chốt lại kiến thức trọng tâm của tiết học và ghi nhớ của bài 2.
Hệ thống bằng SĐTD


	HS: Nhắc lại từng bài toán.

HS: Nhắc lại từng bài toán
	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(1’)

- Học và hiểu được thuật toán của 3 bài toán trong tiết học này.

- Học và hiểu được thuật toán của 3 bài toán trong tiết học này.

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập 4,5,6/SGK.
IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 22
	BÀI TẬP


I. Mục tiêu :  
Học sinh phải đạt được:
1) Kiến thức: 

- Biết các bước giải bài toán trên máy tín

- Biết xác định InPut và Output của 1 bài toán đơn giản

- Biết mô tả thuật toán bằng cách liệt kê các bước

2) Kó naêng:

   - Rèn kĩ năng viết thuật toán
3) Thái độ: 

- Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ: 
1. Chuaồỷn bò cuỷa Giáo viên : 

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án

- Đồ dùng dạy học như máy tính, projector,...

2. Chuaồn bò cuỷa Học sinh :

- Đọc trước bài.

- SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Ổn định tình hình lớp (1’)

- Kiểm tra sĩ số :  
- ổn định trật tự : 

2) Kiểm tra bài cũ (5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	1. Trình bày các bước để giải một bài toán?

	* Các bước để nhờ máy giải một bài toán :

· Bước 1 : Xác định bài toán là xác định (thông tin vào - INPUT) và kết quả cần xác định (thông tin ra -OUTPUT).

· Bước 2 : Mô tả  thuật toán là tìm, lựa chọn thuật toán và mô tả nó bằng ngôn ngữ thông thường.
· Bước 3 : Viết chương trình là diễn đạt thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình sao cho máy tính có thể hiểu và thực hiện.

	10đ


* Nhận xét của giáo viên.

3) Giảng bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’) 
Tiết trước các em tìm hiểu thuật toán, vậy cách diễn đạt thuật toán đó như thế nào? Hôm nay chúng ta chuyển sang tiết bài tập nhằm củng cố các kiến thức mà các em đã được học để  giải quyết các bài toán sau đây.
b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	5’

5’
	H§1: Ôn lại kiến thức
	* Các bước để nhờ máy giải một bài toán 

Bước 1 : Xác định bài toán là xác định (thông tin vào - INPUT) và kết quả cần xác định (thông tin ra -OUTPUT).

Bước 2 : Mô tả  thuật toán là tìm, lựa chọn thuật toán và mô tả nó bằng ngôn ngữ thông thường.

Bước 3 : Viết chương trình là diễn đạt thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình sao cho máy tính có thể hiểu và thực hiện.
Bài tập 1: (SGK/45)

INPUT: Danh sách họ của các học sinh trong lớp.


OUTPUT: Số học sinh có họ Trần.

INPUT: Dãy n số.


OUTPUT: Tổng của các phần tử lớn hơn 0.

INPUT: Dãy n số.


OUTPUT: Số các số có giá trị nhỏ nhất (có thể một hay nhiều số).

	
	GV: Nhắc lại các bước để giải 1 bái toán

	Bước 1 : Xác định bài toán 

Bước 2 : Mô tả  thuật toán 

Bước 3 : Viết chương trình
	

	
	H§2:  Hướng dẫn giải bài tập.
	

	
	Đưa chương trình bài 1 lên bảng.

G : Hãy chỉ ra in put và output?

G : Gợi ý

G : Sửa và củng cố lại


	INPUT: Danh sách họ của các học sinh trong lớp.


OUTPUT: Số học sinh có họ Trần.

INPUT: Dãy n số.


OUTPUT: Tổng của các phần tử lớn hơn 0.

INPUT: Dãy n số.


OUTPUT: Số các số có giá trị nhỏ nhất (có thể một hay nhiều số).
	

	
	GV: Đưa đề bài 2 lên màn hình.

GV : Giúp học sinh phân tích bài toán và hướng dẫn cách viết từng bước để giải bài toán này.

GV: HS làm vào vở nháp

GV: Đưa ra kết quả

	HS: Lắng nghe


	Bài tập 2:  (SGK/45)

Sau ba bước, x có giá trị ban đầu của y và y có giá trị ban đầu của x, tức giá trị của hai biến x và y được hoán đổi cho nhau.



	7’
	GV: Đọc baì tập SGK 

GV: Yêu cầu HS lấy giấy nháp làm

GV: Nhận xét và sưả bài
	HS: Đọc bài trong SGK

Bước 1. Tính a + b. Nếu a + b ( c, chuyển tới bước 5.

Bước 2. Tính b + c. Nếu b + c ( c, chuyển tới bước 5.

Bước 3. Tính a + c. Nếu a + c ( b, chuyển tới bước 5.

Bước 4. Thông báo "a, b và c có thể là ba cạnh của một tam giác" và kết thúc thuật toán.

Bước 5. Thông báo "a, b và c không thể là ba cạnh của một tam giác" và kết thúc thuật toán.


	Bài tập 3:  (SGK/45)

Mô tả thuật toán:

INPUT: Ba số dương a > 0, b > 0 và c > 0.

OUTPUT: Thông báo "a, b và c có thể là ba cạnh của một tam giác" hoặc thông báo "a, b và c không thể là ba cạnh của một tam giác".

Bước 1. Tính a + b. Nếu a + b ( c, chuyển tới bước 5.

Bước 2. Tính b + c. Nếu b + c ( c, chuyển tới bước 5.

Bước 3. Tính a + c. Nếu a + c ( b, chuyển tới bước 5.

Bước 4. Thông báo "a, b và c có thể là ba cạnh của một tam giác" và kết thúc thuật toán.

Bước 5. Thông báo "a, b và c không thể là ba cạnh của một tam giác" và kết thúc thuật toán.

	8’
	G: Hướng dẫn HS về nhà làm Có thể giải bài toán này bằng cách sử dụng một biến phụ.


	H: Lắng nghe

Thuật toán 1. Sử dụng biến phụ z.

INPUT: Hai biến x và y.

OUTPUT: Hai biến x và y có giá trị tăng dần.

Bước 1. Nếu x ( y, chuyển tới bước 5.

Bước 2. z ( x. 

Bước 3. x ( y.


	Bài tập 4 (SGK/45)

Thuật toán 1. Sử dụng biến phụ z.

INPUT: Hai biến x và y.

OUTPUT: Hai biến x và y có giá trị tăng dần.

Bước 1. Nếu x ( y, chuyển tới bước 5.

Bước 2. z ( x. 

Bước 3. x ( y.

Bước 4. y ( z.

Bước 5. Kết thúc thuật toán.

Thuật toán 2. Không sử dụng biến phụ (xem bài tập 2 ở trên).

INPUT: Hai biến x và y.

OUTPUT: Hai biến x và y có giá trị tăng dần.

Bước 1. Nếu x ( y, chuyển tới bước 5.

Bước 2. x ( x + y. 

Bước 3. y ( x ( y.

Bước 4. x ( x ( y.

Bước 5. Kết thúc thuật toán.

	5’
	Trước hết, nếu cần, ta hoán đổi giá trị hai biến x và y để chúng có giá trị tăng dần. Sau đó lần lượt so sánh z với x và z với y, sau đó thực hiện các bước hoán đổi giá trị cần thiết (xem lại ví dụ 5 trong bài 5, SGK).


	INPUT: Ba biến x, y và z.

OUTPUT: Ba biến x, y và z có giá trị tăng dần.

Bước 1. Nếu x ( y, chuyển tới bước 3.

Bước 2. t ( x, x ( y, y ( t. (t là biến trung gian. Sau bước này x và y có giá trị tăng dần.)

Bước 3. Nếu y ( z, chuyển tới bước 6.

Bước 4. Nếu z < x, t ( x, x ( z và z ( t, (với t là biến trung gian) và chuyển đến bước 6.

Bước 5. t ( y, y ( z và z ( t.

Bước 6. Kết thúc thuật toán.
	Bài tập 5 (SGK/45)

INPUT: Ba biến x, y và z.

OUTPUT: Ba biến x, y và z có giá trị tăng dần.

Bước 1. Nếu x ( y, chuyển tới bước 3.

Bước 2. t ( x, x ( y, y ( t. (t là biến trung gian. Sau bước này x và y có giá trị tăng dần.)

Bước 3. Nếu y ( z, chuyển tới bước 6.

Bước 4. Nếu z < x, t ( x, x ( z và z ( t, (với t là biến trung gian) và chuyển đến bước 6.

Bước 5. t ( y, y ( z và z ( t.

Bước 6. Kết thúc thuật toán.

	5’
	H§3: Hướng dẫn bài về nhà
	

	
	GV: Hướng dẫn HS về nhà làm        

{a) Tính tổng các phần tử của dãy số A = {a1, a2,..., an} cho trước.

INPUT: n và dãy n số a1, a2,..., an.

OUTPUT: Tổng S = a1 + a2 +... + an.

Bước 1. S ( 0; i ( 0.

Bước 2. i ( i + 1.

Bước 3. Nếu i ( n, S ( S + ai và quay lại bước 2. 

Bước 4. Thông báo S và kết thúc thuật toán.

b) Tìm số nhỏ nhất trong dãy n số a1, a2, ..., an cho trước. Thuật toán này tương tự như thuật toán tìm giá trị lớn nhất trong dãy n số đã cho (xem ví dụ 6, bài 5). Điều khác biệt là thêm các bước nhập số n và dãy n số a1, a2, ..., an
INPUT: n và dãy n số a1, a2,..., an.

OUTPUT: Min = Min{ a1, a2, ..., an}

Bước 1. Nhập n và dãy n số a1, a2,..., an.

Bước 2. Gán Min ( a1; i ( 1.

Bước 3. i ( i + 1.

Bước 4. Nếu i > n, chuyển đến bước 6.}
	HS: Lắng nghe
	Bài tập 6 (SGK/45)



	2’
	HĐ4: Củng cố kiến thức
	

	
	GV : Chốt lại kiến thức trọng tâm cần nắm được để áp dụng làm bài tập.

	HS lắng nghe
	


4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (1’)

1. Học thuộc các bước để giải 1 bàI toán

2. Đọc trước bài mới để chuẩn bị học bài 5 câu lệnh có điều kiện

IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 23
	Bài 6: CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN


I. Mục tiêu :  

Học sinh phải đạt được:

  1. Kiến thức
- Học sinh biết các hoạt động phụ thuộc vào điều kiện.

- Nắm được tính đúng sai của các điều kiện thông qua các ví dụ.

2. Kỹ Năng
- Rèn luyện kỹ năng phân biệt các hoạt động phụ thuộc vào điều kiện trong cuộc sống.

3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động trong tiết học.

II. CHUẨN BỊ: 
1) Chuẩn bị của giáo viên:

-Giáo án

-Đồ dùng dạy học: Hình 1 SGK

2)  Chuẩn bị của học sinh:

-Chuẩn bị bài trước ở nhà

-Vở ghi chép, bút, thước, sách GK.

III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Ổn định tình hình lớp (1’)

- Điểm danh học sinh trong lớp

2) Kiểm tra bài cũ: (5’)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	Em hãy mô tả thuật toán tím giá trị lớn nhất của hai số?
	Bước 1 : Max:= a (hoặc Max:=b);

Bước 2 : Nếu a < b thì gán Max = b và viết giá trị lớn nhất của hai số là Max.


	10đ


* Nhận xét của giáo viên.

3) Giảng bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’) 

Tiết học trước, các em đã được làm quen với một số dạng bài tập về thuật toán, bên cạnh những dạng thuật toán các em đã được tìm hiểu thì còn có thêm một dạng thuật toán có sử dụng câu điều kiệu. Trong cuộc sống giao tiếp, chắc chắn các em đã sử dụng những loại câu điều kiện rồi, vậy trong lập trình của tin học thì câu điều kiện đó được sử dụng như thế nào thì tiết học hôm nay sẽ giúp các em hiểu thêm.
b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	12'
	HĐ 1: Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện
	1/ Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện:
Có những hoạt động chỉ được thực hiện khi một điều kiện cụ thể được xảy ra. Điều kiện thường là một sự kiện được mô tả sau từ nếu.

	
	GV: Lấy ví dụ trong cuộc sống mà có phụ thuộc vào điều kiện và phân tích cho hs hiểu.

GV: Lấy ví dụ về hoạt động có phụ thuộc vào điều kiện? 

GV: Các hoạt động đó có liên quan đến từ gì?
	HS: Lắng nghe.

HS: Lấy ví dụ.

HS: Bắt đầu bằng từ “nếu”
	

	11’


	HĐ 2: Tính đúng hoặc sai của các điều kiện
	2/ Tính đúng hoặc sai của các điều kiện:

Khi kết quả kiểm tra là đúng, ta nói điều kiện  được thỏa mãn, còn khi kết quả kiểm tra là sai, ta nói điều kiện không thỏa mãn.

	
	GV: Cho hs quan sát lên bảng phụ và điền kết quả đúng sai vào cột kết quả? 
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Hoạt động nhóm trong 3 phút

GV: Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét?

GV: Nhận xét và bổ sung.
	HS: Hoạt động nhóm.

HS: Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét.
	

	10’
	HĐ 3: Điều kiện và phép so sánh
	3/ Điều kiện và phép so sánh:
Các phép so sánh thường được sử dụng trong điều kiện sau từ nếu là: = (bằng), > (lớn hơn), < (bé hơn), >= (lớn hơn hoặc bằng), <= (bé hơn hoặc bằng), <> (khác).

	
	GV: Em hãy nêu các trường hợp có thể xảy ra khi thực hiện phép so sánh trong toán học?

GV: Khi thực hiện phép so sánh kết quả sẽ là gì?

GV: Lấy ví dụ minh họa. 

GV: Mô tả điều kiện và phép so sánh của bài toán in ra màn hình lớn hơn giá trị của 2 biến?

GV: Nhận xét và bổ sung
	HS: =, >, <, 
[image: image30.wmf]³

, 
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HS: Đúng hoặc sai.

HS: Lắng nghe.

HS: Mô tả.


	

	4’
	HĐ 4:  Củng cố
	

	
	- Khi kết quả kiểm tra là đúng, ta nói điều kiện được thỏa mãn, kết quả kiểm tra là sai, ta nói điều kiện không thỏa mãn.

GV: Yêu cầu hs lấy ví dụ về tính đúng sai của điều kiện trong tin hoc?

GV: Nhận xét các ví dụ của hs

GV: Lấy thêm một số ví dụ cao hơn trong tin học có phụ thuộc vào điều kiện cho hs.
	HS: Lấy ví dụ.

HS: Lắng nghe
	


4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1’)
- Làm bài tập 1,2,3,4 sgk trang 51. 


- Về nhà xem trước nội dung tiếp theo của bài, tiết sau chúng ta tiếp tục học.

IV. RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 24
	Bài 6: CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN


I. Mục tiêu :  

Học sinh phải đạt được:

   
1. Kiến thức
- Biết được phép so sánh cũng có mặt trong các điều kiện.

       - Biết sự cần thiết của câu trúc rẽ nhánh trong lập trình .

       - Hiểu cấu trúc rẽ nhánh có hai dạng : Dạng thiếu và dạng đủ.

2. Kỹ Năng
- Rèn luyện kỹ năng phân biệt được cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

3. Thái độ - Tự giác, tích cực, hăng say trong tiết học.

II. CHUẨN BỊ: 
1) Chuẩn bị của giáo viên:

-Giáo án

-Đồ dùng dạy học: Hình 1 SGK

2)  Chuẩn bị của học sinh:

-Chuẩn bị bài trước ở nhà

-Vở ghi chép, bút, thước, sách GK.

III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Ổn định tình hình lớp (1’)

- Điểm danh học sinh trong lớp

2) Kiểm tra bài cũ: (5’)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	1. Theo em, người ta sử dụng phép gì để mô tả điều kiện? 
	Trả lời:   Theo em, người ta sử dụng phép so sánh để mô tả điều kiện.
	10đ

	2. Ghi cho thầy các ký hiệu phép so sánh để mô tả điều kiện.
	Trả lời:   >, <, <>, <=, >=,=.


	


* Nhận xét của giáo viên.

3) Giảng bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’) 

Tiết trước các em ñc tìm hiểu qua 1 số ví dụ về hoạt động phụ thuộc vào điều kiên, vậy hoạt động phụ thuộc vào điều kiện đó được sử dụng khi viết chương trình như thế nào? Để biết điều đó, tiết học hôm nay, các em sẽ ñược tìm hiểu.
b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	12’
	*Hoạt động 1: Caáu truùc reõ nhaùnh
	4/ Caáu truùc reõ nhaùnh:

ví dụ 1: Xem sgk

ví dụ 2: xem sgk

- Sơ đồ cấu trúc rẽ nhánh
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	GV: Trình bày cho hs thế nào là cấu trúc rẽ nhánh?

GV: Lấy ví dụ về cấu trúc rẽ nhánh mà em biết?

Ví dụ 1: Một cửa hàng bán bia thực hiện đợt khuyến mãi, nếu mua bia với số tiền từ 1 triệu đồng trở lên khách hàng sẽ được giảm 30% tổng số tiền thanh toán. Mô tả hoạt động tính tiền cho khách.

GV: Hoạt động theo nhóm trong 4 phút làm ví dụ 1.

GV: Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét. Gv nhận xét và bổ sung.
	HS: Lắng nghe.

HS: Lấy ví dụ.

HS: Hoạt động theo nhóm.

HS: Đại diện nhóm trả lời.
	

	18’
	*Hoạt động 2: Câu lệnh điều kiện:
	5/ Câu lệnh điều kiện:
Cấu trúc: 

- Dạng khuyết:

If <điều kiện> then <câu lệnh>;

Dịch câu lệnh: nếu …thì…

Ý nghĩa:  Nếu điều kiện được thỏa mãn thì câu lệnh được thực hiện, ngược lại thì bỏ qua câu lệnh.
- Dạng đầy đủ:

If <điều kiện> then <câu lệnh1> else <câu lệnh 2>;

Dịch câu lệnh:

 nếu …thì…ngược lại thì……

Ý nghĩa: :  Nếu điều kiện được thỏa mãn thì câu lệnh1 được thực hiện, ngược lại thì thực hiện câu lệnh2.

 Trong đó:  Điều kiện thường là phép so sánh.

Câu lệnh, câu lệnh1, câu lệnh2 là câu lệnh của pascal

Ví dụ: if x>5 then write(a); 

* dạng thiếu*

          if x>y then write(x) else write(y);

	
	Ví dụ 2: Một cửa hàng bán bia thực hiện đợt khuyến mãi, nếu mua bia với số tiền từ 1 triệu đồng trở lên khách hàng sẽ được giảm 30% tổng số tiền thanh toán và giảm 5% cho những khách hàng mua với số tiền không đến 1 triệu đồng. Mô tả hoạt động tính tiền cho khách.

GV: Yêu cầu hs hoạt động theo nhóm trong 5 phút làm ví dụ 2.

GV: Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét.

GV: Nhận xét và bổ sung.

GV: Từ 2 ví dụ trên rút ra kết luận gì?

GV: Từ kết luận em hãy vẽ sơ đồ của cấu trúc rẽ nhánh?
	HS: Hoạt động theo nhóm.

HS: Đại diện nhóm trả lời.

HS: Rút ra kết luận.

HS: Vẽ sơ đồ.
	

	5’
	* Hoạt động 3: Củng cố
	 

	
	Khi kết quả kiểm tra là đúng, ta nói điều kiện được thỏa mãn, kết quả kiểm tra là sai, ta nói điều kiện không thỏa mãn.

GV: Yêu cầu hs lấy ví dụ về tính đung sai của điều kiện trong tin hoc?

GV: Nhận xét các ví dụ của hs

GV: Lấy thêm một số ví dụ
GV: Hệ thống kiến thức bằng SĐTD



	HS: Lấy ví dụ.

HS: Lắng nghe.

HS: Quan sát và ghi nhớ.
	


4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo :       (3’)

 - Về nhà học bài,  Làm bài tập 5, 6 trong  sgk trang 51.


 - Xem trước nội dung của bài tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 25
	BÀI TẬP


I. Mục tiêu :  
Học sinh phải đạt được:

1) Kiến thức:


- Học sinh hiểu được khi nào sử dụng câu lệnh điều kiện vào chương trình.


- Hiểu được các cấu trúc điều kiện và câu lệnh điều kiện.
2) Kĩ năng:

- Vận đụng được các câu lệnh điều kiện vào trong chương trình.

3) Thái độ:

- Ham thích môn học, cẩn thận và tinh thần làm việc theo nhóm, nâng cao ý thức và lòng say mê học tập. 

II. CHUẨN BỊ: 
1) Chuẩn bị của giáo viên:

-Giáo án

-Đồ dùng dạy học: Hình 1 SGK

2)  Chuẩn bị của học sinh:

-Chuẩn bị bài trước ở nhà

-Vở ghi chép, bút, thước, sách GK.

III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Ổn định tình hình lớp (1’)

- Điểm danh học sinh trong lớp

2) Kiểm tra bài cũ: (5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	 Ghi cho thầy 2 dạng câu lệnh điều kiện? Và cho biết ý nghĩa từng dạng?
	Trả lời:
- Dạng khuyết:
If <điều kiện> then <câu lệnh>;

Dịch câu lệnh: nếu …thì…

Ý nghĩa:  Nếu điều kiện được thỏa mãn thì câu lệnh được thực hiện, ngược lại thì bỏ qua câu lệnh.
- Dạng đầy đủ:

If <điều kiện> then <câu lệnh1> else <câu lệnh 2>;

Dịch câu lệnh: nếu …thì…ngược lại thì………

Ý nghĩa:   Nếu điều kiện được thỏa mãn thì câu lệnh1 được thực hiện, ngược lại thì thực hiện câu lệnh2.
Trong đó:  Điều kiện thường là phép so sánh.
Câu lệnh, câu lệnh1, câu lệnh2 là câu lệnh của pascal

	10đ


* Nhận xét của giáo viên.
3) Giảng bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’)
 Ở tiết trước các em đã đc tìm hiểu qua các câu lệnh điều kiện, tiết học hôm nay các em sẽ vận dụng những kiến thức đó để hoàn thành bài tập ngày hôm nay.

b. Tiến trình bài dạy:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	9'
	HĐ1: Ôn lại kiến thức:
	1. Ôn lại kiến thức  

	
	- Em nào lên bảng ghi cho Thầy câu lệnh điều kiện dạng đủ và thiếu?

- Em nào cho chô biết ý nghĩa của từng dạng câu lệnh?
	Dạng thiếu: if <điều kiện> then <câu lệnh>;

Dạng đủ: if <điều kiện> then <câu lệnh1> else <câu lệnh2>;
-Dịch câu lệnh: nếu …thì…

Ý nghĩa:  Nếu điều kiện được thỏa mãn thì câu lệnh được thực hiện, ngược lại thì bỏ qua câu lệnh.
- Dạng đầy đủ:

If <điều kiện> then <câu lệnh1> else <câu lệnh 2>;

Dịch câu lệnh:

 nếu …thì…ngược lại thì……

Ý nghĩa: :  Nếu điều kiện được thỏa mãn thì câu lệnh1 được thực hiện, ngược lại thì thực hiện câu lệnh2.
	

	25'
	HĐ2:  Bài tập
	Bài 2: 

Câu

a

b

c

d

ÑA

ẹ

ẹ

ẹ

Kho xác định

Bài 5: 

a) If x=7 then a:=b;

b) if x>5 then a:=b;

c) if x>5 then a:=b; m:=n

d) if x>5 then a:=b else m:=n

Bài 6:
a) if (45 mod 3) = 0 then x:=x+1; => x=6

b) if x>10 then x:=x+1;

x=5

	
	Bài 2:
a) 123 là số chia hết cho 3

b) Nếu 3 cạnh a, b, c của 1 tam giác thỏa mãn c2=a2+b2 thì tam giác đó có 1 góc vuông.

c) 152>200

d) x2<1

Bài 5: 

Sửa lại lỗi sai các câu sau:

Em nào lên bảng sửa lại cho Thầy?

Bài 6:
a) if (45 mod 3) = 0 then x:=x+1;

b) if x>10 then x:=x+1;

Bài tập:

	· ẹ

· ẹ

· ẹ

· S

a) If x=7 then a:=b;

b) if x>5 then a:=b;

c) if x>5 then a:=b; m:=n

d) if x>5 then a:=b else m:=n

x=6

x=5
	

	3'
	HĐ3: Củng cố kiến thức
	

	
	 Hãy viết câu lệnh điều kiện ? 
	Dạng thiếu: if <điều kiện> then <câu lệnh>;

Dạng đủ: if <điều kiện> then <câu lệnh1> else <câu lệnh2>;
	


4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:   (1’)

- Về nhà học bài và xem trước nội dung tiếp theo của bài  Bài TH4: Sử dụng lệnh điều kiện if...then, tiết sau chúng ta học tiết lý thuyết tại lớp.

- Về nhà làm cho thầy bài tập 1, 2 trang 53. (Ghi kết quả hiển thị ra màn hình của bài)

IV. RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 26
	Bài thực hành 4: 

SỬ DỤNG CÂU ĐIỀU KIỆN IF….THEN


I. Mục tiêu :  

Học sinh phải đạt được:
1) Kiến thức:

- Hiểu được câu lệnh điều kiện.

- Luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện if…then.

2) Kĩ năng:

- Biết cách gõ được một chương trình Pascal đơn giản.

- Rèn luyện kỹ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.

3) Thái độ: Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ: 
1) Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án, bài tập HS làm thêm trong sách bài tập.

2) Chuẩn bị của học sinh:

- Chuẩn bị bài trước ở nhà.

- Vở ghi chép, bút, thước.

III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Ổn định tình hình lớp (1’)

- Điểm danh học sinh trong lớp

2) Kiểm tra bài cũ (3’)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	 Hãy viết câu lệnh điều kiện ? 
	Dạng thiếu: if <điều kiện> then <câu lệnh>;

Dạng đủ: if <điều kiện> then <câu lệnh1> else <câu lệnh2>;
	10đ


* Nhận xét của giáo viên.
3) Giảng bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’)  

Ở tiết học trước các em đã được tìm hiểu qua các câu lệnh điều kiện và tiết học hôm nay các em sẽ đc tìm hiểu các chương trình có sử dụng các câu lệnh điều kiện.
b. Tiến trình bài dạy: 
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	10’
	HĐ1: Bài tập 1
	Bài tập 1: 

- Khởi động Free Pascal

- File\New

- Gõ chương trình như câu b trang 52

- Atl+F9

- Xuất hiện hộp thoại Save file as, gõ tên chương trình là Sap_xep.

- Nhấn Ctrl+F9: chạy chương trình.

Kết quả hiển thị trên màn hình là:

Nhap so A:  12

Nhap so B:  53

12    53 

- Nhấn Enter.

- Nhấn  Ctrl+F9 

Kết quả hiển thị trên màn hình là:

Nhap so A:  65

Nhap so B:  20

20 65

	
	- Một em đọc cho thầy  câu hỏi của bài tập 1.

- Em nào cho  thầy biết, nội dung bài này nói gì?

- Các em quan sát chương trình đã viết sẵn và cho  thầy  biết kết quả hiển thị ra màn hình là gì?


	- Đọc.

- Yêu cầu viết chương trình in hai số theo thứ tự giảm dần.

Nhap so A:  12

Nhap so B:  53

12    53

Nhap so A:  65

Nhap so B:  20

20    65
	

	27’
	HĐ2:Bài tập 2
	Bài tập 2:

 - Gõ chương trình a trang 58.

- Alt+F9: đặt tên: Aicaohon

- Nhập bộ (1.5, 1.6)

Nhap chieu cao cua Long: 1.5

Nhap chieu cao cua Trang: 1.6

Ban  Trang cao hon

- Nhập bộ (1.6, 1.5)

Nhap chieu cao cua Long: 1.6

Nhap chieu cao cua Trang: 1.5

Ban  Long  cao hon

Hai ban bang nhau.

- Nhập bộ (1.6, 1.6)

Nhap chieu cao cua Long: 1.6

Nhap chieu cao cua Trang: 1.6

Hai ban bang nhau.

Sửa lại chương trình:

Program Ai_cao_hon;

Uses crt;

Var Long, Trang: Real;

begin


clrscr;


write (‘nhap chieu cao cua Long:’)


readln (Long);


write (‘nhap chieu cao cua Trang:’)


readln (Trang);


if Long>trang then writeln (‘Ban Long cao hon’);


if Long<trang then writeln (‘Ban Trang cao hon’);


if Long=trang then writeln (‘Hai ban bang nhau’);


readln;

end.

	
	- Các em quan sát chương  trình đã viết sẵn và cho thầy biết kết quả hiển thị ra màn hình là gì?

- Theo các em, kết quả như vậy đã hợp lý chưa?

- Em nào cho thầy biết khắc phục lỗi sai.

- Hãy nêu lại cấu trúc dạng tổng quát của câu lệng điều kiện?

- Dựa vào câu điều kiện và ví dụ trên hãy viết dạng cấu trúc câu điều kiện dạng nhiều câu lồng vào nhau?
	Nhap chieu cao cua
 Long: 1.5

Nhap chieu cao cua Trang: 1.6

Ban  Trang cao hon

Nhap chieu cao cua Long: 1.6

Nhap chieu cao cua Trang: 1.5

Ban  Long  cao hon

Hai ban bang nhau.

- Chưa.

- Dùng 2 từ khóa else.

if <điều kiện > then < câu lệnh 1> else < câu lệnh 2>

- if <điều kiện 1> then < câu lệnh 1> else if <điều kiện 2> then < câu lệnh 2> else < câu lệnh 3>
	

	2’
	HĐ3: Củng cố lại những kiến thức vừa học.


	
	


4)Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo(1’)

- Về nhà xem lại bài, tiết sau thực hành.

IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 27
	Bài thực hành 4: 

SỬ DỤNG CÂU ĐIỀU KIỆN IF….THEN


I. Mục tiêu :  

Học sinh phải đạt được:
1) Kiến thức:

- Hiểu được câu lệnh điều kiện.

- Luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện if…then.

2) Kĩ năng:

- Biết cách gõ được một chương trình Pascal đơn giản.

- Rèn luyện kỹ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.

3) Thái độ: Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ: 
1) Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án

-Đồ dùng dạy học: 

2) Chuẩn bị của học sinh:

- Chuẩn bị bài trước ở nhà

- Vở ghi chép, bút, thước

III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Ổn định tình hình lớp (1’)

- Điểm danh học sinh trong lớp

2) Kiểm tra bài cũ (3’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	 Hãy viết cấu trúc câu điều kiện dạng nhiều câu lồng vào nhau?
	If <điều kiện 1> then < câu lệnh 1> else if <điều kiện 2> then < câu lệnh 2> else < câu lệnh 3>
	10đ


* Nhận xét của giáo viên.
3) Giảng bài mới: 

a. Giới thiệu bài (1’)
Ở tiết học trước các em đã được tìm hiểu qua các câu lệnh điều kiện và tiết học hôm nay các em sẽ đc tìm hiểu các chương trình có sử dụng các câu lệnh điều kiện.
b. Tiến trình bài dạy:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	6’
	HĐ1: Chuẩn Bị
	

	
	- Giáo viên quy định số máy cho từng hs theo đúng số thứ tự.

- Giáo viên nhắc nhở hs về các quy định trong phòng thực hành.

	
	

	30’
	HĐ2: Tiến trình thực hành
	Bài 2: SGK
Program ba_canh_tg;

Uses crt;

Var a,b,c: Real;

Begin


clrscr;

write (‘nhap ba so a,b,c:’)


readln (a,b.c);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (c+b>a) then writeln (‘a,b,c là ba canh của tam giác') 

else writeln(‘a,b, c khong phai la ba canh cua tam giac’);


readln

end.

	
	Rèn kỹ năng soạn, dịch, chạy chương trình có sử dụng biến

G : Hướng dẫn H chỉ ra các bước để giải quyết bài toán này.

G : Thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn trên các máy.

G : Để thực hiện tráo đổi giá trị của hai biến ta làm như thế nào ?

Quan sát, theo dõi các hoạt động của HS tránh tình trạng làm việc riêng trong giờ thực hành.

- Nghiêm khắc với những học sinh không thực hành, ghi điểm kém trong cột kiểm tra miệng, cho điểm cộng nếu em nào thực hành tốt.

- Hướng dẫn các HS yếu và các HS tuần trước không đi học.

- Hướng dẫn hêm các cách thực hiện các HS đã làm xong thao tác đưa ra.

- Nghiêm khắc với những học sinh không thực hành, ghi điểm kém trong cột kiểm tra miệng, cho điểm cộng nếu em nào thực hành tốt.

Bài tập thêm: Hãy viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính a2 + b2 ,a2 - b2 và xuất kết quả ra màn hình
	Bài 2: SGK
Program ba_canh_tg;

Uses crt;

Var a,b,c: Real;

Begin


clrscr;

write (‘nhap ba so a,b,c:’)


readln (a,b.c);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (c+b>a) then writeln (‘a,b,c là ba canh của tam giác') 

else writeln(‘a,b, c khong phai la ba canh cua tam giac’);


readln

end.

Chạy chương trình và nhập vài bộ số như: (5,9,6); (6,3,8); (12,16,19); (2,5,3); .......

Program baitinhtong;

Var a,b:integer;

Begin

write(‘ nhap a=’);readln(a);

write(‘ nhap b=’);readln(b);

write(‘ Tong la’); writeln(a*a+b*b);

write(‘ Hieu la’); writeln(a*a-b*b);

Readln;

end.
	

	3’
	HĐ3: Củng cố
	

	
	Theo các em, chương trình có thể sử dụng các lệnh if lồng nhau được không? 
	- HS suy nghĩ trả lời.
	


4)Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1’)

- Về nhà coi lại bài.

- Xem trước bài 7: Câu lệnh lặp
IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 28
	KIỂM TRA 45’


I. Môc ĐÍCH YÊU CẦU :  
Học sinh phải đạt được:


1- Kiến thức:  Giúp HS nắm vững các kiến thức cơ bản đã học ở các bài học trước .


2- Kỹ năng: 


- Rèn luyện kỹ năng mở và giao diện Pascal


- Rèn luyện kỹ năng thao tác trên Tubor. Pascal, biết sử dụng các ký hiệu trong ngôn Pascal và biết viết 1 chương trình Pascal đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình.

3- Thái độ:

-    Nghiêm túc, trật tự trong quá trình làm bài kiểm tra.

· Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác

· Có ý thức về một số vấn đề về xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.

II. MA TRẬN ĐỀ:  

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Bài: 2
Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
	- Nhận biết được đâu là từ khóa và tên chương trình.
- Biết cách khai báo chương trình.
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	6
	
	
	
	6

	Số điểm
	3.0
	
	
	
	3.0=30%

	Bài 3:
Chương trình máy tính và dữ liệu
	
	
	- Vận dụng các phép toán với dữ liệu kiểu số để viết các biểu thức toán học bằng các kí hiệu Pascal.
- Sử dụng các phép so sánh trong Pascal để hoàn thành bài tập
	- Sử dụng các phép toán với dữ liệu kiểu số và các phép so sánh để viết các biểu thức.
	

	Số câu hỏi
	
	
	2
	1
	3

	Số điểm
	
	
	3.0
	1.0
	4.0đ=40%

	Bài 4: 
Sử dụng biến trong chương trình.
	- Nhận biết được đâu là tên hằng.
- Biết cách khai báo và gán giá trị cho biến.
	
	- Vận dụng kiến thức đã học để tìm ra những lỗi sai.
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	1
	
	3

	Số điểm
	1.0
	
	2.0
	
	3.0đ=30%

	TS caâu 
	8
	
	4
	12

	TS điểm
	4.0=40%
	
	6.0=60%
	10 ủ


III. ĐỀ KIỂM TRA:
Bài 1.(2,5 điểm) Điền dấu x vào ô lựa chọn
Trong các biểu diễn sau , đâu là biểu diễn tên :
	Stt
	Biểu diễn
	Đúng
	Sai

	a)
	12a
	
	

	b)
	Fa33
	
	

	c)
	Begin 
	
	

	d)
	Tam giac
	
	

	e)
	Tamgiac 
	
	


Bài 2.(1.5 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

a) var tb: real; 
b) var 4hs: integer; 
c)const x: real; 
d)var R = 30;

2. Chọn những biểu diễn tên Hằng :

a)Begin

b)  45



c) ab



3. Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Tìm phép gán hợp lệ ?

a)Gán số nguyên 4 cho biến A. 

b)Gán số 3242 cho biến X. 


c)Gán số nguyên 4 cho biến X. 


d)Gán xâu ‘Ha Noi’ cho biến A.

Bài 3 : (2 điểm) Hãy liệt kê các lỗi có thể trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng:

var a,b:= integer;

const c:= 3;

begin 



  a:= 200




  b:= a/c;




  write(b);




  readln





        end. 

Bài 4 : (2 điểm) Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:

a. 
[image: image34.wmf]ac

bd

+


b) 
[image: image35.wmf]2
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++


c) 
[image: image36.wmf]1
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d)
[image: image37.wmf]23
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Bài 5 : (2 điểm)

1. Hãy xác định kết quả (đúng hay sai) của các phép so sánh sau đây:

a. 15 ( 8 ≥ 3 
b)(20 ( 15)2 ≠ 25

c)112 = 121

d)x > 10 ( 3x
      2.Viết các phép so sánh trong câu 1  với các kí hiệu trong Pascal.

IV. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM: 
Bài 1

a) Sai    b)Đúng    c) Sai    d) Sai     e) Đúng    

Bài 2

1. a                      2.c                                3.a                     
Bài 3

 Các lỗi trong chương trình: 

 - Thừa dấu bằng ở dòng 1 (chỉ cần dấu hai chấm); 
 - Thừa dấu hai chấm ở dòng 2 (với hằng chỉ cần dấu bằng); 
 - Thiếu dấu chấm phẩy ở dòng 4; 
 -  Khai báo kiểu dữ liệu của biến b không phù hợp: Khi chia hai số nguyên, kết quả luôn luôn là số thực, cho dù có chia hết hay không. Do đó cần phải khai báo biến b là biến có kiểu dữ liệu số thực.

Bài 4 : 

Các biểu thức trong Pascal:

a. a/b+c/d
b. a*x*x+b*x+c 

c. 1/x-a/5*(b+2) 

d. (a*a+b)*(1+c)*(1+c)*(1+c) 

Bài 5 :

1. Kết quả của các phép so sánh:

a. Đúng.

b. Sai.

c. Đúng.

d. Đúng khi x > 2.5; ngược lại, phép so sánh có kết quả sai.

2. a) 15-8>=3; b) (20-15)*(20-15)<>25; c) 11*11=121; d) x>10-3*x.

V: NHẬN XÉT, RÚT KINH NGHIỆM 
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 29
	Bài 7: CÂU LỆNH LẶP


I. Mục tiêu :  
Học sinh phải đạt được:

  1. Kiến thức
· Biết nhu cầu cần cú cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình.

· Hiểu lệnh ghép trong Pascal

2. Kỹ Năng
- Rèn luyện kỹ năng phân biệt các hoạt động phụ thuộc vào điều kiện trong cuộc sống.

3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động trong tiết học.

II. CHUẨN BỊ: 
1. Chuẩn bị của Giáo viên: SGK, Giáo án, bảng phụ, . . .

2. Chuẩn bị của Học sinh: Tập, sách, bảng nhóm, chuẩn bị trước bài ở nhà.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tình hình lớp (1’)
 kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	 Hãy viết câu lệnh điều kiện ? 
	Dạng thiếu: if <điều kiện> then <câu lệnh>;

Dạng đủ: if <điều kiện> then <câu lệnh1> else <câu lệnh2>;
	10đ


* Nhận xét của giáo viên.
3. Giảng bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1’)
Ở tiết trước các em đã  tìm hiểu qua câu lệnh điều kiện. Ngoài câu lệnh điều kiện ra chúng ta còn được tìm hiểu thêm một dạng câu lệnh mới đó là câu lệnh lặp. Vậy cấu trúc và công dụng của câu lệnh này như thế nào trong lập trình, tiết học hôm nay các em sẽ được tìm hiểu cụ thể.
b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	10’
	*Hoạt động 1:  Các công việc phải thực hiện nhiều lần
	1/ Các công việc phải thực hiện nhiều lần



	
	Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều hoạt động được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần. ví dụ:

· Các em học bài thì phải đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi thuộc bài.

Hãy cho thêm một vài ví dụ trong thực tế trong đời sống hằng ngày mà ta phải thực hiện các thao tác được lặp đi lặp nhiều lần?

Gv: Khi viết chương trình máy tính cũng vậy, trong nhiều trường hợp ta cũng phải viết lặp lại nhiều câu lệnh chỉ để thực hiện 1 phép tính nhất định.
	· Các ngày trong tuần các em đều lặp đi lặp lại hoạt động buổi sáng đến trường và buổi trưa trở về nhà

	

	27’
	*Hoạt động 2: Câu lệnh lặp – một lệnh thay cho nhiều lệnh
	2/ Câu lệnh lặp – một lệnh thay cho nhiều lệnh
Vd1: Thuật toán mô tả các bước để vẽ hình vuông.

Bước 1: k<--0 (k là số đoạn thẳng đã vẽ được).

Bước 2: k<--k+1. Vẽ đoạn thẳng 1 đơn vị độ dài và quay thước 900 sang phải.

Bước 3: Nếu k<4 thì quay lại bước 2; ngược lại kết thúc.

· k là biến đếm

Vd2: Thuật toán tính

S= 1+2+3+ … + 100

Bước 1: S<-- 0; i<-- 0.

Bước 2: i<-- i + 1

Bước 3: nếu i <--100, thì S<--S + i và quay lại bước 2; ngược lại kết thúc.

· i là biến đếm

Mô tả thuật toán trên gọi là cấu trúc lặp.

Mọi ngôn ngữ lập trình đều có cách chỉ thị cho máy tính thực hiện cấu trúc lặp chỉ với 1 câu lệnh. Đó là câu lệnh lặp

	
	Gv: Gọi 1 hs lên bảng vẽ một hình vuông cạnh 1 đơn vị độ dài (20cm) và yêu cầu cả lớp theo dõi bạn thực hiện các thao tác trên bảng.

Vậy khi bạn vẽ 1 hình vuông đã thực hiện bao nhiêu thao tác? 
GV: Gợi ý thêm thao tác quay thước.

Các thao tác đó như thế nào? 

- Hãy mô tả thuật toán các bước để vẽ hình vuông.

Vd2: Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 100

S= 1+2+3+ … + 100

Gv: Mô tả thuật toán trên bảng

Gv: Cấu trúc mô tả thuật toán như trên gọi là cấu trúc lặp.


	HS: vẽ hình.


HS: 4 thao tác là vẽ 4 đoạn thẳng
HS: Thao tác lặp đi lặp lại 4 lần.

-Thuật toán mô tả các bước để vẽ hình vuông.

Bước 1: k <-- 0 (k là số đoạn thẳng đã vẽ được).

Bước 2: k <-- k+1. Vẽ đoạn thẳng 1 đơn vị độ dài và quay thước 900 sang phải.

Bước 3: Nếu k<4 thì quay lại bước 2; ngược lại kết thúc.

-Mô tả thuật toán tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 100
Bước 1: S <-- 0;i <-- 0.

Bước 2: i<-- i + 1

Bước 3: nếu i<--100, thì S<--S + i và quay lại bước 2; ngược lại kết thúc.


	

	2’
	* Hoạt động 3: Củng cố
	 

	
	- Cấu trúc lặp trong chương trình dùng để làm gì?


	HS: Cấu trúc lặp trong chương trình dùng để chỉ thị cho máy tính thực hiện cấu trúc lặp chỉ với 1 câu lệnh

	


4)Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1’)

        - Nêu ví dụ trong cuộc sống của em có liên quan đến điều kiện và em thực hiện điều kiện đó như thế nào?

        - Hướng dẫn về nhà.

        - Học bài xem lại các ví dụ, chuẩn bị thực hành.

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 30
	Bài 7: CÂU LỆNH LẶP


I. MỤC TIÊU:

Học sinh phải đạt được:
  1. Kiến thức
· Biết ngôn ngữ lập trình dựng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại cùng việc nào đó một số lần.

· Hiểu lệnh ghép trong Pascal.

2. Kỹ Năng
- Rèn luyện kỹ năng phân biệt các hoạt động phụ thuộc vào điều kiện trong cuộc sống.

3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động trong tiết học.

II. CHUẨN BỊ: 
1. Chuẩn bị của Giáo viên: SGK, Giáo án,  . . .

2. Chuẩn bị của Học sinh: Tập, sách, bảng nhóm, chuẩn bị trước bài ở nhà.

 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tình hình lớp (1’)
 kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	Mô tả thuật toán tính

S= 1+2+3+ … + 100?

	Thuật toán tính

S= 1+2+3+ … + 100

Bước 1: S<-- 0; i<-- 0.

Bước 2: i<-- i + 1

Bước 3: nếu i <--100, thì S<--S + i và quay lại bước 2; ngược lại kết thúc.

             i là biến đếm


	10đ


* Nhận xét của giáo viên.
3. Giảng bài mới:
a.Giới thiệu bài:  (1’) 

Giả sử thầy muốn trên màn hình xuất hiện 100 câu ‘chao lop 8A2’, vậy thầy viết như  thế nào? Có phải là chúng ta dùng lệnh hiển thị ra màn hình 100 lần không? Để biết đc điều đó, chúng ta bắt đầu tìm hiểu nội dung tiếp theo của bài.
b.Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	20’
	*Hoạt động 1:  Ví dụ về câu lệnh lặp
	3/ Ví dụ về câu lệnh lặp 

Cú Pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước trong Pascal.

for<biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>

Trong đó: for, to, do là các từ khóa

biến đếm bắt buộc phải là kiểu số nguyên.

giá trị đầu, giá trị cuối là các số nguyên.

* Câu lệnh lặp này sẽ thực hiện câu lệnh nhiều lần, mỗi lần là 1 vòng lặp, số vòng lặp biết trước và bằng giá trị cuối - giá trị đầu + 1

Ý nghĩa:

- Khi gặp lệnh for, biến đếm sẽ được gán giá trị đầu, sau đó kiểm tra xem có lớn hơn giá trị cuối hay không. Nếu có, sẽ kết thúc vòng lặp for. Nếu không, câu lệnh trong vòng lặp for  được thực hiện, xong biến đếm sẽ tự tăng lên 1 và tiếp tục quá trình so sánh với giá trị cuối cho đến khi vòng lặp for được kết thúc.

Vd 1: Chương trình in ra màn hình thứ tự lần lặp.

var i:integer;

begin


for i:= 1 to 10 do

writeln(‘Day la lan lap thu’,i);


readln;

end.
Vd2: chương trình ghi nhận vị trí 10 chữ O rơi từ trên xuống.

ues crt;

var i:integer;

begin


clrscr;


for i:= 1 to 20 do



begin 




writeln(‘O’);




delay(200);



end;


readln;

end.

*Lưu ý: Nếu như Câu lệnh có sử dụng 2 câu lệnh trở lên  thì phải đặt trong hai từ khóa begin … end.

	
	Gv: Để câu lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần và mỗi lần tăng lên 1 đơn vị ta có ba từ khóa là: for … to … do
- Vậy, hãy viết cấu trúc của câu lệnh lặp với số lần biết trước trong Pascal.

- Trong đó: biến đếm, giá trị đầu, giá trị cuối và câu lệnh là gì?

- Trong vòng lặp náy có số lần lặp đã biết trước, vậy số vòng lặp là bao nhiêu?

- Hãy nêu ý nghĩa của vòng lặp này?

- Trong ví dụ1 (SGK), hãy đưa ra kết quả của chương trình đó.

Vì sao trong ví dụ 2 lại có hai từ khóa Begin và End sau vòng lặp for trong phần Câu lệnh 

	- Câu lệnh lặp với số lần biết trước trong Pascal.

for<biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>

  - biến đếm là biến đơn có kiểu nguyên;

· giá trị đầu và giá trị cuối là các biểu thức có cùng kiểu với biến đếm và giá trị cuối phải lớn hơn giá trị đầu;

· câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.
- Câu lệnh lặp này sẽ thực hiện câu lệnh nhiều lần, mỗi lần là 1 vòng lặp, số vòng lặp biết trước và bằng giá trị cuối - giá trị đầu + 1

- Khi gặp lệnh for, biến đếm sẽ được gán giá trị đầu, sau đó kiểm tra xem có lớn hơn giá trị cuối hay không. Nếu có, sẽ kết thúc vòng lặp for. Nếu không, câu lệnh trong vòng lặp for  được thực hiện, xong biến đếm sẽ tự tăng lên 1 và tiếp tục quá trình so sánh với giá trị cuối cho đến khi vòng lặp for được kết thúc.

- Kết quả hiển thị ra màn hình:

Đây là lần lặp thứ 1

Đây là lần lặp thứ 2

Đây là lần lặp thứ 3

Đây là lần lặp thứ 4

Đây là lần lặp thứ 5

Đây là lần lặp thứ 6

Đây là lần lặp thứ 7

Đây là lần lặp thứ 8

Đây là lần lặp thứ 9

Đây là lần lặp thứ 10

- Nếu lệnh lặp này mà phần Câu lệnh có sử dụng 2 câu lệnh trở lên  thì phải đặt trong hai từ khóa begin … end, còn gọi là lệnh ghép.
	

	15’
	*Hoạt động 2: Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp
	4/ Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp 

Vd 1: chương trình tính tổng N số tự nhiên đầu tiên, với N là số tự nhiên được nhập từ bàn phím.

S = 1+2+3+ … + N 

program Tinh_tong;

var 
N,i:integer;


S:longint;

begin


write(‘Nhap so N = ‘);


readln(N);


S:= 0;


for i:= 1 to N do



S:= S+i;


writeln(‘Tong cua’, N, ‘so tử 


nhien dau tien S = ‘, S);


readln;

end.
*Kiểu longint có phạm vi từ -231 đến 231 – 1.

Vd 2: chương trình tính tích N số tự nhiên, với N là số tự nhiên được nhập từ bàn phím.

N! = 1.2.3….N

program Tinh_Giai_Thua;

var 
N,i:integer;


P:longint;

begin


write(‘Nhap so N = ‘);


readln(N);


P:= 1;


for i:= 1 to N do



P:= P*i;


writeln( N, ‘! =  ‘, P);


readln;

end.

	
	Gv: trình bày đoạn chương trình tính tổng N số tự nhiên, với N là số tự nhiên được nhập từ bàn phím (Pascal)

Theo công thức tính tổng ta cần khai bao nhieu biến? kiểu biến?

Trong 2 biến thì biến nào có giá trị được nhập từ bàn phím?

Trong trường hợp dữ liệu có kiểu nguyên rất lớn ta dùng longint
	- HS lắng nghe và trả lời

- HS trả lời 2 biến

- N được nhập từ bàn phím

- HS trả lời 
	

	2’
	* Hoạt động 3: Củng cố
	 

	
	1/ Trong ngôn ngữ lập trình Pascal cấu trúc lặp với số lần lặp cho trước được thể hiện với câu lệnh nào?


	HS: Lắng nghe
	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1’)

        - Học bài xem lại các ví dụ, 

        - Làm các bài tập còn lại.
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 31
	BÀI TẬP


I. MỤC TIÊU 
Học sinh phải đạt:

1. Kiến thức
· Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp for...do;

· Sử dụng được câu lệnh ghép;

· Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp for...do.

2. Kỹ Năng
- Rèn luyện kỹ năng phân biệt các hoạt động phụ thuộc vào điều kiện trong cuộc sống.

3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động trong tiết học.


II. CHUẨN BỊ: 
1. Chuẩn bị của Giáo viên: SGK, Giáo án, bảng phụ, . . .

2. Chuẩn bị của Học sinh: Tập, sách, bảng nhóm, chuẩn bị trước bài ở nhà.

III. HOẠT ĐÔNG DẠY  HỌC 

1.Ổn định tình hình lớp: (1’)(kiểm tra sĩ số)
2. Kiểm tra bài cũ:(5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	Cú pháp câu lệnh lặp và giải thích?
	Cú Pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước trong Pascal.

for<biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>

Trong đó: for, to, do là các từ khóa

biến đếm bắt buộc phải là kiểu số nguyên.

giá trị đầu, giá trị cuối là các số nguyên.


	10đ


* Nhận xét của giáo viên.
      3. Giảng bài mới:
        a. Giới thiệu bài:(1`)

 
Ở tiết trước các em đã được tìm hiểu qua câu lệnh lặp. Để củng cố lại các kiến thức vừa học,  hôm nay các em sẽ được làm các bài tập cụ thể để các em hiểu hơn về câu lệnh lặp này.
        b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	10`
	HĐ1:Ôân lại kiến thức:
	

	
	- Một em nhắc lại cho Thầy cấu pháp lệnh lặp:

- Theo em biến đếm là thuộc kiểu gì  trong các kiểu dữ liệu của pascal?

- Giá trị của giá trị đầu, giá trị cuối  thuộc kiểu gì?
	Cú Pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước trong Pascal.

for<biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

trong đó: for, to, do là các từ khóa

- Thuộc kiểu nguyên.

- Thuộc kiểu nguyên.
	1. Ôân lại kiến thức:
Cấu pháp lệnh lặp:



	25`
	HĐ 2: Bài tập
	

	
	Bài 4: 

- Gọi HS đọc câu hỏi

- Gọi HS lên bảng làm.
Số lần lặp

I

(j:=0)   :=j+2

1

0

J=0+2=2

2

1

J=2+2=4

3

2

J=4+2=6
4

3

J=6+2=8
5

4

J=8+2=10
6

5

J=10+2=12
Bài 5: 

- Gọi 5 em lần lượt làm các câu ở bài 5, câu lệnh nào sai sửa lại cho đúng.

Bài 6: 

- Gọi HS lên bảng làm.
	- Đọc.

- j=12.

Bài 5: 
- 5 em lần lượt lên bảng làm.

a)  S; b) S; c) S; d) S; e) S

a) for  i:= 100  to  1 do  writeln (‘A’)

=> Sai, giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối.

Sửa lại: for  i:= 1  to  100 do  writeln (‘A’)

b) for  i:= 1.5  to  10.5  do  writeln (‘A’);

=> sai, giá trị đầu và cuối bắt buộc phải là số nguyên.

Sửa lại: for  i:= 1  to  10  do  writeln (‘A’);

c) for  i= 1 to 10 do writeln(‘A’);

=> sai, thiếu dấu : trước dấu =

e) var  x: real; begin  for  x:=1  to  10  do  writeln  (‘A’);   end.

=> sai, vì biến x bắt buộc phải khai báo kiểu số nguyên.

Bài 6: 
Input: Nhập giá trị n;

Output: A= 

B1: nhập giá trị n

B2: i:=0, A:=0;

B3: i:= i+1;

B4: nếu i<=100 thì A:= A+ 1/ (i*(i+2))

B5: Hiển thị kết quả và kết thúc.
	2. Baì tập 

Bài 4:

Kết quả: j=12

Số lần lặp

I

(j:=0)   J:=j+2

1

0

J=0+2=2

2

1

J=2+2=4

3

2

J=4+2=6
4

3

J=6+2=8
5

4

J=8+2=10
6

5

J=10+2=12
Bài 5: 

a) for  i:= 100  to  1 do  writeln (‘A’)

=> Sai, giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối.

Sửa lại: for  i:= 1  to  100 do  writeln (‘A’)

b) for  i:= 1.5  to  10.5  do  writeln (‘A’);

=> sai, giá trị đầu và cuối bắt buộc phải là số nguyên.

Sửa lại: for  i:= 1  to  10  do  writeln (‘A’);

c) for  i= 1 to 10 do writeln(‘A’);

=> sai, thiếu dấu : trước dấu =

e) var  x: real; begin  for  x:=1  to  10  do  writeln  (‘A’);   end.

=> sai, vì biến x bắt buộc phải khai báo kiểu số nguyên.

Bài 6: 

Input: Nhập giá trị n;

Output: A= 

B1: nhập giá trị n

B2: i:=0, A:=0;

B3: i:= i+1;

B4: nếu i<=100 thì A:= A+ 1/ (i*(i+2))

B5: Hiển thị kết quả và kết thúc.

	2`
	Củng cố 

	
	- Cấu trúc lặp trong chương trình dùng để làm gì?


	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1’)

        - Học bài xem lại các ví dụ, chuẩn bị thực hành
IV: RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 32
	Bài thực hành 5: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR ……..DO


I. MỤC TIÊU:
Học sinh phải đạt:

1) Kiến thức:
- Viết được chương trình cú sử dụng vũng lặp for...do;

- Sử dụng được câu lệnh ghép;

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trỡnh cú sử dụng vũng lặp for...do.

2) Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trỡnh cú sử dụng vũng lặp for...do.

- Rèn luyện kỹ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.

3) Thái độ: 

Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.


II. CHUẨN BỊ: 
1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Giáo án, SGK, bài tập mẫu….
2. Chuẩn bị của Học sinh:

- Chuẩn bị bài trước ở nhà
III. HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC 

1.Ổn định tình hình lớp: (1’)(kiểm tra sĩ số)

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	Cú pháp, giải thích và ý nghĩa của câu lệnh lặp?
	Cú Pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước trong Pascal.

for<biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>

Trong đó: for, to, do là các từ khóa

biến đếm bắt buộc phải là kiểu số nguyên.

giá trị đầu, giá trị cuối là các số nguyên.

Ý nghĩa:

- Khi gặp lệnh for, biến đếm sẽ được gán giá trị đầu, sau đó kiểm tra xem có lớn hơn giá trị cuối hay không. Nếu có, sẽ kết thúc vòng lặp for. Nếu không, câu lệnh trong vòng lặp for  được thực hiện, xong biến đếm sẽ tự tăng lên 1 và tiếp tục quá trình so sánh với giá trị cuối cho đến khi vòng lặp for được kết thúc.
	10đ


          * Nhận xét của giáo viên.

3. Giảng bài mới:
        a. Giới thiệu bài:(1`) 

Tiết học trước các em đã được tìm hiểu qua các câu lệnh lặp và tiết học hôm nay các em sẽ đc tìm hiểu các chương trình có sử dụng các câu lệnh lặp.

        b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	10`
	HĐ1: Bài tập 1
	

	
	- Em nào cho Thầy biết, công dụng của lệnh writeln; là gì?

- Nhưng lệnh này không in ra kết quả.

(dùng để in ra 1 hàng trống rồi con trỏ xuống hàng.

- Một em đọc cho Thầy câu hỏi của bài tập 1.

- Em nào cho Thầy biết, nội dung bài này nói gì?

- Các em quan sát chương trình đã viết sẵn và cho Thầy biết kết quả hiển thị ra màn hình là gì?


	- Dùng để hiện thị kết quả ra màn hình.

- Đọc.

- Yêu cầu viết chương trình in hai số theo thứ tự giảm dần.

Nhap so A:  12

Nhap so B:  53

12    53

Nhap so A:  65

Nhap so B:  20

20    65
	Lưu ý:
- writeln; dùng để in ra 1 hàng trống, sau đó con trỏ tự động xuống hàng.

Bài tập 1: 

- Khởi động Free Pascal

- File\New

- Gõ chương trình như câu a trang 62.

- Atl+F9

- Xuất hiện hộp thoại Save file as, gõ tên chương trình .

- Nhấn Ctrl+F9: chạy chương trình.

Kết quả hiển thị trên màn hình là:

Nhap  so N= 1
Nhap  so N= 5

Bang nhan1 Bang nhan 5

1x 1=   1
5x 1=     5

1x 2=   2
5x 2=   10


1x  3=   3
5x  3=   15

1x  4=   4
5x  4=    20


1x  5=   5
5x  5=   25

1x  6=   6
5x  6=   30

1x  7=   7
5x  7=   35

1x  8=   8
5x  8=   40

1x  9=   9
5x  9=   45

1x10= 10       5x10=   50

	20`
	HĐ2:Bài tập 2
	

	
	 - Một em nhận  xét 2  hình 36 và 37.

- Đây cũng chính là nội dung của bài 2.

- Em nào cho Thầy cách sửa lại chương trình để kết quả đc hiện thị như hình 37.

	- Ở hình 37, giữa các dòng đều có  dòng trống.

-Program crt;

Uses crt;

begin

   clrscr;

   write (‘Nhap so N = ‘); readln (N);

   writeln;

   writeln (‘ Bang nhan  ‘, N);

   writeln;

   for  i:=  1  to 10  do  

   begin

        writeln (‘      ‘, ‘ N, ‘ x  ‘, i:2, ‘ = ‘,  N*i:3);

         writeln;

   end;

readln;

end.
	Bài tập 2:

Program crt;

Uses crt;

begin

   clrscr;

   write (‘Nhap so N = ‘); readln (N);

   writeln;

   writeln (‘ Bang nhan  ‘, N);

   writeln;

   for  i:=  1  to 10  do  

   begin

        writeln (‘      ‘, ‘ N, ‘ x  ‘, i:2, ‘ = ‘,  N*i:3);

         writeln;

   end;

readln;

end.

	5`
	HĐ3:Bài tập 3
	

	
	- Em nào cho Thầy biết ý nghĩa của chương trình này?


	- Chương trình này viết để hiển thị 100 số tự nhiên từ  0...99.
	Bài 3: SGK

	2`
	Củng cố 

	
	Chạy được lệnh GotoXY
	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1’)

- Về nhà xem lại bài, tiết sau thực hành.
IV: RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 33
	Bài thực hành 5: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR ……..DO


I. MỤC TIÊU:
Học sịnh phải đạt:
1) Kiến thức:

- Hiểu được câu lệnh điều kiện.

- Luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện for……do

2) Kĩ năng:

- Biết cách gõ được một chương trình Pascal đơn giản.

- Rèn luyện kỹ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.

3) Thái độ: 

Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ: 
1. Chuẩn bị của Giáo viên:

            - Đồ dùng: Máy chiếu,…..

- Phương án: Giáo viên quy định số máy cho từng hs theo đúng số thứ tự.

2. Chuẩn bị của Học sinh:

- Chuẩn bị bài trước ở nhà.
III. HOẠT ĐÔNG DẠY  HỌC 

1.Ổn định tình hình lớp (1’)
2. Kiểm tra bài cũ:(5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	Cú pháp, giải thích và ý nghĩa của câu lệnh lặp?
	Cú Pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước trong Pascal.

for<biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>

Trong đó: for, to, do là các từ khóa

biến đếm bắt buộc phải là kiểu số nguyên.

giá trị đầu, giá trị cuối là các số nguyên.

Ý nghĩa:

- Khi gặp lệnh for, biến đếm sẽ được gán giá trị đầu, sau đó kiểm tra xem có lớn hơn giá trị cuối hay không. Nếu có, sẽ kết thúc vòng lặp for. Nếu không, câu lệnh trong vòng lặp for  được thực hiện, xong biến đếm sẽ tự tăng lên 1 và tiếp tục quá trình so sánh với giá trị cuối cho đến khi vòng lặp for được kết thúc.
	10đ


        * Nhận xét của giáo viên.

      3. Giảng bài mới:
        a. Giới thiệu bài:(1’)

Ở tiết thực hành trước, các em đã được làm quen với chương trình bảng cửu chương bằng cách sử dụng câu lệnh lặp để tạo ra chương trình đó. Tiết học hôm nay, các em tiếp tục sử dụng câu lệnh lặp để giải quyết một số bài toán.
        b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	15`
	HĐ1: Thực hành bài 2
	

	
	Rèn kỹ năng soạn, dịch, chạy chương trình có sử dụng biến

G : Hướng dẫn H chỉ ra các bước để giải quyết bài toán này.

G : Thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn trên các máy.

G : Để thực hiện tráo đổi giá trị của hai biến ta làm như thế nào ?

Quan sát, theo dõi các hoạt động của HS tránh tình trạng làm việc riêng trong giờ thực hành.

- Nghiêm khắc với những học sinh không thực hành, ghi điểm kém trong cột kiểm tra miệng, cho điểm cộng nếu em nào thực hành tốt.

- Hướng dẫn các HS yếu và các HS tuần trước không đi học.
	Program crt;

Uses crt;

begin

   clrscr;

   write (‘Nhap so N = ‘); readln (N);

   writeln;

   writeln (‘ Bang nhan  ‘, N);

   writeln;

   for  i:=  1  to 10  do  

   begin

        writeln (‘      ‘, ‘ N, ‘ x  ‘, i:2, ‘ = ‘,  N*i:3);

         writeln;

   end;

readln;

end.
	Bài tập 2:

Program crt;

Uses crt;

var n,i:integer;

begin

   clrscr;

   write (‘Nhap so N = ‘); readln (N);

   writeln;

   writeln (‘ Bang nhan  ‘, N);

   writeln;

   for  i:=  1  to 10  do  

   begin

        writeln (‘      ‘, ‘ N, ‘ x  ‘, i:2, ‘ = ‘,  N*i:3);

         writeln;

   end;

readln;

end.



	20`
	HĐ2: Thực hành bài 3
	

	
	Bài tập 3:

Program tao bang;

Uses crt;

var j,i:byte;

begin

   clrscr;

   for  i:=  1  to 9  do  

   begin

      for  i:=  1  to 9  do  

        writeln (10*i+j:4);

         writeln;

   end;

readln;

end.
	-i, j chỉ số hàng và chỉ số cột.

-xóa màn hình;

-viết theo trục hành

-viết theo trục tung

-viết các số ij ra màn hình;


	Bài tập 3:

Program tao bang;

Uses crt;

var j,i:byte;

begin

   clrscr;

   for  i:=  1  to 9  do  

   begin

      for  i:=  1  to 9  do  

        writeln (10*i+j:4);

         writeln;

   end;

readln;

end.

	2`
	Củng cố 

	
	-  HS nào làm chưa xong thì hướng dẫn cho các HS đó để hoàn thành kịp thời gian.

Theo các em, chương trình có thể sử dụng các lệnh if lồng nhau được không? 
	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1’)

IV: RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 34
	Ôn tập


I. MỤC TIÊU:
Học sinh phải đạt:

1) Kiến thức:

-  Hiểu được con người ra lệnh cho máy tính như thế nào? 

- Biết được cấu trúc chương trình pascal.

- Biết viết một chương trình đơn giản, biết chạy, dịch và sửa lỗi.

- Biết và hiểu một số lệnh trong chương trình.

2) Kĩ năng:
- Rèn luyện kỹ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.

3) Thái độ: Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.

II. CHUẨN BỊ: 
1. Chuẩn bị của Giáo viên:

SGK, SGV, tài liệu, Giáo án, máy tính, projector,...

2. Chuẩn bị của Học sinh:

Đọc trước bài, SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...

III. HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC 

1.Ổn định tình hình lớp: (kiểm tra sĩ số)(1`)

2. Kiểm tra bài cũ:(5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	Nêu quy tắt đặt tên trong chương trình pascal? Cho ví dụ?
	Tên hợp lệ trong Pascal là tên:

· Không trùng với từ khóa.

· Không bắt đầu bằng chữ số

· Không chứa dấu cách(kí tự trống)

VD: baitap, lop_8a1.
	10đ


      * Nhận xét của giáo viên.

3. Giảng bài mới:
         a. Giới thiệu bài:(1`)   


Như vậy các em đã kết thúc nội dung của câu lệnh lặp. Để củng cố lại kiến thức của nội dung chương trình HK I và chuẩn bị cho kì thi sắp đến, hôm nay thầy và các em sẽ ôn lại một số kiến thức cơ bản trong học kì này thông qua tiết ôn tập.
        b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	32`
	HĐ1:  Ôn lại kiến thức
	

	
	- Để tạo ra chương trình máy tính, phải qua bao nhiêu bước? Đó là những bước nào?

- Em hiểu thế nào là ngôn ngữ lập trình?

1. Theo các em hiểu thế nào là viết chương trình?

- Như hôm trước chúng ta đã học qua lệnh write và writeln. Em nào cho Thầy biết công cụng của 2 lệnh này và cho Thầy biết sự khác nhau giữa hai lệnh này?

- Vậy theo các em Thầy có thể tự động nhấn enter và tự gõ thêm văn bản giống như bên soạn thảo văn bản có được không? Vì sao?

2. Tại sao phải viết chương trình?

3.Theo các em chương trình máy tính là gì?

4. Để máy tính có thể xử lý được những thông tin chúng ta đưa vào, theo các em chúng ta dùng ngôn ngữ gì?

- Thế nào là ngôn ngữ máy tính?

5. Những nhà lập trình dùng ngôn ngữ gì để lập trình?

6. Chúng ta có thể viết chương trình trực tiếp bằng ngôn ngữ máy tính được hay không? Vì sao?

7. Để  có 1 chương trình hoàn chỉnh thì phải trải qua bao nhiêu bước? Đó là những bước nào?

- Vì sao phải chuyển đổi thành ngôn ngữ máy tính?

- Theo các em chương trình dịch là gì? Vì sao phải dùng chương trình dịch?

9. Các em đã được học qua khái niệm ngôn ngữ lập trình. Vậy em nào cho Thầy biết sự khác nhau giữa ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ tự nhiên là gì?

10. Để phân biệt các chương trình với nhau cần phải đặt cho nó 1 cái tên. Vậy theo các em cách đặt tên như thế nào là đúng?

11. Cấu trúc chung của ngôn ngữ lập trình pascal bao gồm mấy phần?  Nếu thiếu đi 1 trong các phần đấy thì có được không?

	- Qua 2 bước

+ Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình.

+ Dịch chương trình thành ngôn ngữ  máy tính để máy tính hiểu được.

- Là ngôn ngữ đùng để viết các chương trình máy tính.

- Viết chương trình là viết các lệnh để cho Robot hay máy thực hiện.

- write, writeln dùng để hiển thị kết quả ra màn hình. Lệnh write hiển thị kết quả nhưng con trỏ không tự xuống hàng. Lệnh writeln thì sau khi hiển thị kết quả, con trỏ tự động xuống hàng.

- Không, vì máy tính chỉ thực hiện theo lệnh mà chúng ta đã viết. Lệnh chúng ta dùng là lệnh write\writeln dùng để hiển thị chứ ko phải dùng để nhập nên chúng ta ko dùng để nhập chương trình được.

- Vì một lệnh  đơn giản ko đủ để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện, chương trình sẽ giúp chúng ta điều khiển máy tính một cách đơn giản và hiệu quả với các thao tác phức tạp.

- Là 1 dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

- Phải dùng ngôn ngữ máy tính.

- Là ngôn ngữ dưới dạng dãy bit (nhị phân) gồm 2 ký hiệu 0 và 1.

- Để viết chương trình máy tính.

- Không được. Vì ngôn ngữ máy tính chỉ gồm 2 ký hiệu 0 và 1 thì nhà lập trình khó có thể viết được vì khó nhớ và nó khác xa so với ngôn ngữ tự nhiên. Chính vì vậy mà nhà lập trình đã tìm ra được 1 loại ngôn ngữ gần giống với ngôn ngữ tự nhiên đó là ngôn ngữ lập trình.

- Qua 2 bước:

+ Viết ch trình dưới dạng ngôn ngữ lập trình.

+ Chuyển đổi ngôn ngữ lập trình -> ng ngữ  máy tính.

- Vì máy tính chỉ có thể xử lý thông dưới dạng ngôn ngữ máy tính. 

- ... vì ngôn ngữ lt máy tính ko thể xử lý được nên cần phải có 1 chương trình để dịch sang ngôn ngữ máy tính.

- Ngôn ngữ tự nhiên bao gồm tất cả các ký tự chữ cái, chữ số, các ký tự đặc biệt, các phép toán và có dấu tiếng việt. NG ng la trình là ko có dấu tiếng việt.

- ...............

- Gồm 2 phần: phầân khai báo và phần thân, nếu thiếu đi phần khai báo thì được, còn phần thân thì bắt buộc fải có.


	1.   Ôn lại kiến thức:

Hiểu được các lệnh, các từ khóa và công dụng của các lệnh và các từ khóa đó:

write, writeln; readln, readln (n);

read; 

ví dụ:



	5`
	Củng cố 

	
	write, writeln dùng để hiển thị kết quả ra màn hình

Lệnh writeln thì sau khi hiển thị kết quả, con trỏ tự động xuống hàng

Cấu trúc chung của ngôn ngữ lập trình pascal bao gồm: phần khai báo và phần thân
	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1’)

- Về nhà xem lại bài, tiết sau ôn tập tiếp.

IV: RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG

	Ngày soạn :__/__/_____
	

	Tiết: 35
	Ôn tập


I. MỤC TIÊU:
Học sinh phải đạt:

1. Kiến thức: 

- Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp if.....then....

- Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp for...do;

- Sử dụng được câu lệnh ghép;

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trỡnh cú sử dụng vũng lặp for...do.      

2. Kĩ năng: 

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vũng lặp for...do, if....then....

3. Thái độ:
 Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập.
II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của Giáo viên:

SGK, SGV, tài liệu, Giáo án, máy tính, projector,...

2. Chuẩn bị của Học sinh:

Đọc trước bài, SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...

III. HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC 

1.Ổn định Tình hình lớp: (kiểm tra sĩ số)(1`)

2. Kiểm tra bài cũ (5’)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm 

	Biến là gì? Cách khai báo biến? cho ví dụ?
	- Biến là đại lượng dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu này có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.

- Cách khai báo:

        Var danh sách biến: kiểu dữ liệu;

- VD: a,b:integer;
	10đ


      * Nhận xét của giáo viên.

3. Giảng bài mới:
        a. Giới thiệu bài:(1’)

Ở tiết ôn tập trước, các em đã được ôn lại các kiến thức về chương trình, ngôn ngữ lập trình, cách đặt tên trong chương trình, cấu trúc của một chương trình gồm mấy phần …..Tiết học hôm nay các em củng cố lại một số kiến thức về biến, hằng trong chương trình, các câu lệnh điều kiện và câu lệnh lặp.
        b. Tiến trình bài dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	10`
	Hẹ1: Sửỷ dụng biến trong chương trình.
	1: Sửỷ dụng biến trong chương trình.

	
	- Biến là gì ? Biến có vai trò gì trong chương trình ?

- Việc khai báo biến gồm khai báo những gì ?

-nêu cách sử dụng biến?
	- Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu nay có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.

- Việc khai báo biến gồm : 

+ Khai báo tên biến;
+ Khai báo kiểu dữ liệu 

+ Nhập giá trị cho biến hoặc gán giá trị cho biến.

Tên biến := Biểu thức cần gán giá trị cho biến;

Readln(tên biến);
	- Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu nay có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.

Var    danh sách biến  :  kiểu dữ liệu;

danh sách biến  là danh sách 1 hoặc nhiều tên biến và được cách nhau bởi dấu;

kiểu  dữ liệu là một trong các kiểu dữ liệu của pascal.

+ Nhập giá trị cho biến hoặc gán giá trị cho biến.

Tên biến := Biểu thức cần gán giá trị cho biến;

Readln(tên biến);

	10`
	HĐ2: Câu điều kiện:
	2.Câu điều kiện:
- Dạng khuyết:

If <điều kiện> then <câu lệnh>;

Dịch câu lệnh: nếu …thì…

Ý nghĩa:  Nếu điều kiện được thỏa mãn thì câu lệnh được thực hiện, ngược lại thì bỏ qua câu lệnh.
- Dạng đầy đủ:

If <điều kiện> then <câu lệnh1> else <câu lệnh 2>;

Dịch câu lệnh:

 nếu …thì…ngược lại thì……

Ý nghĩa: :  Nếu điều kiện được thỏa mãn thì câu lệnh1 được thực hiện, ngược lại thì thực hiện câu lệnh2.

	
	Hãy nêu cấu trúc của câu điều kiện?

- Dạng khuyết?

-Dạng đủ?
	- Dạng khuyết:

If <điều kiện> then <câu lệnh>;

Dịch câu lệnh: nếu …thì…

Ý nghĩa:  Nếu điều kiện được thỏa mãn thì câu lệnh được thực hiện, ngược lại thì bỏ qua câu lệnh.
- Dạng đầy đủ:

If <điều kiện> then <câu lệnh1> else <câu lệnh 2>;

Dịch câu lệnh:

 nếu …thì…ngược lại thì……

Ý nghĩa: :  Nếu điều kiện được thỏa mãn thì câu lệnh1 được thực hiện, ngược lại thì thực hiện câu lệnh2.
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	HĐ3: Câu lệng lặp:
	3: Câu lệng lặp:

Cú Pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước trong Pascal.

for<biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>

Trong đó: for, to, do là các từ khóa

biến đếm bắt buộc phải là kiểu số nguyên.

giá trị đầu, giá trị cuối là các số nguyên.

* Câu lệnh lặp này sẽ thực hiện câu lệnh nhiều lần, mỗi lần là 1 vòng lặp, số vòng lặp biết trước và bằng giá trị cuối - giá trị đầu + 1

Ý nghĩa:

- Khi gặp lệnh for, biến đếm sẽ được gán giá trị đầu, sau đó kiểm tra xem có lớn hơn giá trị cuối hay không. Nếu có, sẽ kết thúc vòng lặp for. Nếu không, câu lệnh trong vòng lặp for  được thực hiện, xong biến đếm sẽ tự tăng lên 1 và tiếp tục quá trình so sánh với giá trị cuối cho đến khi vòng lặp for được kết thúc.

	
	hãy viết cấu trúc của câu lệnh lặp với số lần biết trước trong Pascal.

- Trong đó: biến đếm, giá trị đầu, giá trị cuối và câu lệnh là gì?

- Trong vòng lặp náy có số lần lặp đã biết trước, vậy số vòng lặp là bao nhiêu?

- Hãy nêu ý nghĩa của vòng lặp này?


	- Câu lệnh lặp với số lần biết trước trong Pascal.

for<biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>

  - biến đếm là biến đơn có kiểu nguyên;

· giá trị đầu và giá trị cuối là các biểu thức có cùng kiểu với biến đếm và giá trị cuối phải lớn hơn giá trị đầu;

· câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.
- Câu lệnh lặp này sẽ thực hiện câu lệnh nhiều lần, mỗi lần là 1 vòng lặp, số vòng lặp biết trước và bằng giá trị cuối - giá trị đầu + 1

- Khi gặp lệnh for, biến đếm sẽ được gán giá trị đầu, sau đó kiểm tra xem có lớn hơn giá trị cuối hay không. Nếu có, sẽ kết thúc vòng lặp for. Nếu không, câu lệnh trong vòng lặp for  được thực hiện, xong biến đếm sẽ tự tăng lên 1 và tiếp tục quá trình so sánh với giá trị cuối cho đến khi vòng lặp for được kết thúc.
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	Củng cố 

	
	If <điều kiện> then <câu lệnh>;

If <điều kiện> then <câu lệnh1> else <câu lệnh 2>;
for<biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>
	


4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (2’)
-Về nhà làm bài tập trong sách bài tập từ bài 1- bài 10 sách bài tập(trang49,50,51).

-Về nhà làm bài tập trong sách bài tập từ bài 1- bài 13 sách bài tập(trang58-62).

IV: RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG
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với hình CN có chiều rộng 2a, chiều dài b  và một hình bán nguyệt bán kính a





Kết quả hiển thị ra màn hình là:


4/2+2/2)*(4/4+3/3))/1/2 = 1.5





� EMBED Equation.3  ���
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